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Lời giới thiệu 

Việc nghiên cứu các thành phần của gốc biến đổi gen được thực hiện bằng các phương pháp với các 

bước liên tục tiếp theo (hoặc đồng thời). Sau khi thu thập mẫu, axit nucleic hoặc protein được chiết ra 

khỏi phần mẫu thử. Các mẫu phân tích đã chiết được có thể phải làm sạch tiếp, đồng thời với việc chiết 

hoặc sau khi chiết. Sau đó, các axit nucleic được định lượng (nếu cần), được pha loãng (nếu cần) và 

được phân tích (theo PCR). Các bước này được mô tả chi tiết trong tiêu chuẩn này và trong các tiêu 

chuẩn Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn 

gốc biến đổi gen: 

ISO 21568,  Foodstuffs – Method of analysis for the detection of genetically modified organisms and 

derived products – Sampling (Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen 

và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Lấy mẫu).  

TCVN 7605 : 2007 (ISO 21569 : 2005),  Thực phẩm – Phương pháp phân tích phát hiện sinh vật biến 

đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic. 

ISO 21570 : 2005, Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms 

and derived products – Quantitative nucleic acid based methods (Thực phẩm – Phương pháp phân tích 

để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp dựa trên 

định tính axit nucleic. 

Thông tin về yêu cầu chung và định nghĩa kể cả các bước nói trên được nêu trong:  

TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006) Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến 

đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen dựa vào axit nucleic – Yêu cầu chung và định nghĩa. 

Tổ chức ISO lưu ý rằng, việc sử dụng tiêu chuẩn này có thể kèm theo việc sử dụng bằng sáng chế liên 

quan đến phương pháp tách chiết dựa trên silica (No.EP 0389063/USP 5,234,809) được nêu trong A.4. 

ISO không liên quan đến bằng chứng, tính hiệu lực và phạm vi bản quyền sáng chế này. 

Người giữ bản quyền đã cam đoan với ISO rằng họ mong muốn thương lượng giấy phép một cách hợp 

lý, không phân biệt đổi xử và các điều kiện với những người sử dụng trên khắp thế giới. Về khía cạnh này, 

bản tuyên bố của những người giữ bản quyền này được đăng ký với ISO. Thông tin có thể có được từ: 

Jean Deleforge, 

BioMÐrieux 

Chemin de I’Orme, 

69280 Marcy-I’E’toile, France. 
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Chú ý về khả năng là một số cơ sở của tài liệu này có thể phải chịu bản quyền khác với các điều đã nói ở 

trên. ISO không có trách nhiệm về việc nhận biết bất kỳ hoặc tất cả các bản quyền. 
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T I ê u   c h u È n   q u ố c   g i a                                        tcvn 7606 : 2007         

Xuất bản lần 1 

 
 
 
Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện  
sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc  
biến đổi gen – Tách chiết axit nucleic                            
Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms  

and derived products – Nucleic acid extraction 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung và các phương pháp đặc trưng để tách chiết/tinh sạch và 

định lượng ADN. Các phương pháp này được mô tả trong Phụ lục A và Phụ lục B. 

Tiêu chuẩn này được thiết lập nhằm dùng cho các loại chất nền thực phẩm, cũng có thể áp dụng cho 

các loại chất nền khác như các loại hạt và thức ăn chăn nuôi. 

Tiêu chuẩn này là một phần của các phương pháp phân tích dựa vào axit nucleic, cụ thể là TCVN 7605 : 2007 

(ISO 21569 : 2005) phương pháp phân tích định tính và ISO 21570 phương pháp phân tích định lượng. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành 

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. 

TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006)1) Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật 

biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Yêu cầu chung và định nghĩa. 

ISO 21568,  Foodstuffs – Method of analysis for the detection of genetically modified organisms and 

derived products – Sampling (Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen 

và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Lấy mẫu).  

                                                
1) Tại thời điểm ban hành ISO 21569 : 2005 này, tiêu chuẩn ISO 24276 chưa được ban hành. Đến nay tiêu chuẩn 
ISO 24276 đã được ban hành. 
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3   Nguyên tắc 

3.1   Khái quát 

Mục đích của phương pháp tách chiết axit nucleic là thu được các axit nucleic thích hợp để dùng cho 

các phân tích tiếp theo [xem TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006)]. 

Chú thích:  “Chất lượng” của ADN phụ thuộc vào độ dài trung bình của các đoạn ADN tách chiết được, độ tinh 

khiết về mặt hóa học và tình trạng nguyên vẹn của trình tự ADN cũng như chuỗi xoắn kép (ví dụ: liên kết giữa các 

sợi, liên kết nội sợi giữa các base của ADN, khoảng trống của sợi đơn, liên kết chéo với các polyol, haemin…). 

Tuy nhiên, các biến đổi như thế thường là chuỗi đặc thù và do đó không được phân bố ngẫu nhiên trên toàn hệ 

gen (xem [1], [2], [3] và [4]). 

Người sử dụng tiêu chuẩn này cần chú ý rằng một số phương pháp có thể được bảo hộ bản quyền, (ví 

dụ: tất cả các phương pháp dựa trên silica). 

3.2   Tách chiết ADN 

Nguyên tắc cơ bản của việc tách chiết ADN bao gồm việc giải phóng ADN có mặt trong chất nền và 

tiếp theo hoặc sau đó là tinh sạch ADN ra khỏi các chất ức chế phản ứng (PCR). 

Các phương pháp tách chiết/tinh sạch được mô tả trong Phụ lục A. Việc chọn phương pháp là sự lựa 

chọn theo kinh nghiệm của người sử dụng, trên cơ sở xem xét đến mục tiêu và các loại chất nền dùng ở 

mỗi phương pháp. 

Các quy trình khác cũng có thể thích hợp với điều kiện là phương pháp đã được chứng minh có hiệu lực 

trên chất nền đã được nghiên cứu. 

3.3   Định lượng ADN 

Việc định lượng các ADN tách chiết được có thể giúp ích cho việc phân tích PCR tiếp theo. 

Việc định lượng có thể thực hiện bằng: phương pháp vật lý (ví dụ: đo độ hấp thụ tại bước sóng cụ thể), 

phương pháp lý-hoá (ví dụ: sử dụng các thuốc thử xen giữa hoặc kết hợp để có thể phát xạ huỳnh 

quang), phương pháp emzym (ví dụ: phát hiện sự phát quang sinh học), hoặc phương pháp PCR định 

lượng. Phương pháp PCR định lượng này đặc biệt thích hợp đối với các mẫu có hàm lượng ADN thấp 

hoặc có ADN bị phân hủy. 

Có một vài phương pháp thích hợp để định lượng ADN có mặt trong dung dịch, như mô tả trong Phụ lục B. 

Điều này giúp cho người sử dụng lựa chọn một phương pháp thích hợp nhất để áp dụng, tuỳ thuộc vào lượng 

và chất lượng ADN cần phân tích và đồng thời phụ thuộc vào loại mẫu mà từ đó ADN tách chiết được. 

Các quy trình khác có thể cũng thích hợp với điều kiện là phương pháp đã được chứng minh có hiệu lực 

trên các chất nền được nghiên cứu. 
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4   Yêu cầu chung đối với phòng thử nghiệm  

Bụi và sự phân tán sol khí có thể nhiễm bẩn ngẫu nhiên vào ADN. Vì thế, tổ chức khu vực làm việc của 

phòng thử nghiệm phải được: 

–   phân khu một cách có hệ thống các bước phương pháp có liên quan trong việc tạo ra kết quả và 

–   thực hiện nguyên tắc “dòng chảy xuôi” để xử lý mẫu. 

Nguyên tắc này đảm bảo cho ADN cần phân tích và ADN đã khuếch đại bằng PCR được tách rời tự nhiên. 

Chi tiết hơn, xem TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006). 

5   Cách tiến hành 

5.1   Chuẩn bị phần mẫu thử 

5.1.1   Khái quát 

Các biến động của mẫu thử (ví dụ như độ ẩm...) và quá trình chế biến có thể ảnh hưởng đến số lượng 

và chất lượng của ADN tách chiết được. Do đó, các thao tác của phương pháp tách chiết ADN được nêu 

phụ thuộc vào chất nền. 

Cần có các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng phần mẫu thử là đại diện cho mẫu phòng thử nghiệm. 

Phần mẫu thử phải có đủ cỡ mẫu và phải có đủ số lượng mẫu nhỏ để đại diện cho mẫu phòng thử nghiệm 

(ví dụ: 3 000 mẫu nhỏ tại LOD 0,1 %) để cho phép đưa ra kết luận có cơ sở thống kê (xem ISO 21568).  

Vì các lý do thực tế/kỹ thuật, khuyến cáo không nên sử dụng cỡ mẫu quá 2 g. 

Mọi hạn chế phát sinh từ độ lớn của mẫu thử làm chúng không có tính đại diện phải được ghi lại và được 

cân nhắc trong phần giải thích kết quả. Các phương pháp tách chiết ADN trong Phụ lục A mô tả các 

phần mẫu thử từ 200 mg đến 500 mg, thường là đủ đối với các nguyên liệu thô giàu ADN (ví dụ: bột 

hoặc các hạt ngũ cốc nghiền nhỏ, bột). Tuy nhiên, đối với loại chất nền cụ thể có chứa một lượng rất 

nhỏ ADN hoặc ADN đã bị phân hủy thì lượng ADN chiết được có thể không đủ để phân tích. Trong 

trường hợp như vậy cần tăng lượng mẫu thử. 

Tiến hành tách chiết ADN ít nhất trên hai phần mẫu thử. 

Bảo quản các chất chuẩn, mẫu và phần mẫu thử theo TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006) và phải bố trí 

sao cho bảo vệ được các thông số sinh hoá cần phân tích [về chi tiết, xem TCVN ISO/IEC 17025:2001 

(ISO/IEC 17025 : 1999).  
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5.1.2   Mẫu 

Tất cả các thao tác chuẩn bị mẫu thử (ví dụ: nghiền, đồng hoá, chia, sấy khô) phải được thực hiện phù 

hợp với các quy trình mô tả trong TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006), tránh nhiễm bẩn mẫu hoặc 

thay đổi thành phần của mẫu. 

Mẫu phòng thử nghiệm phải được đồng nhất trước khi giảm cỡ mẫu và lấy phần mẫu thử. 

Lắc kỹ bình chứa mẫu dạng lỏng để đồng hoá sản phẩm. Trong trường hợp sản phẩm không đồng nhất 

như dầu thô, thì kiểm tra và loại bỏ hết lượng cặn ra khỏi bình chứa mẫu. 

Đối với các loại chất nền dạng rắn mà khó có thể hoà tan thì có thể nghiền để giảm cỡ hạt và/hoặc 

thuận tiện cho việc tách chiết ADN. Trong trường hợp này, cần chú ý đến cỡ hạt. Phần mẫu thử cần 

tách chiết phải có một lượng hạt tối thiểu như quy định trong ISO 21568. Các thiết bị xay/nghiền phải 

được tinh sạch kỹ và được chọn để thu được số lượng hạt và sự phân bố cỡ hạt trong phần mẫu thử như 

mong muốn theo quy định trong ISO 21568. 

Nếu các thành phần của mẫu phòng thử nghiệm đã được loại bỏ trước khi tách chiết, thì quy trình đó 

phải được ghi lại. 

Các loại thực phẩm ở dạng rắn hoặc nhão và có chứa hàm lượng lipit cao thường khó có thể nghiền đến 

cỡ hạt mong muốn ngay trong một lần. Do đó, có thể cần bổ sung một vài quy trình, như dùng hexan để loại 

bỏ lipit ngay sau khi nghiền, làm đông lạnh hoặc đông khô trước khi nghiền. 

Để thuận tiện cho việc xay nghiền các sản phẩm dạng nhão hoặc sánh, có thể sử dụng một trong các 

phương pháp xử lý sau đây đối với các loại mẫu cụ thể: 

−  làm nóng đến nhiệt độ tối đa là 40 0C; 

−  hoà tan trong dung dịch lỏng thích hợp như nước; 

−  làm đông lạnh ở nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng –20 0C. 

Đồng hoá toàn bộ mẫu phòng thử nghiệm. Lấy hai phần mẫu thử, có tính đến khả năng pha loãng hoặc 

các nồng độ của chúng. 

Trong suốt quá trình xay/nghiền, tránh làm nóng mẫu vì nhiệt độ tăng có thể ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng của ADN tách chiết được. 

Các kỹ thuật xay/nghiền có nguy cơ nhiễm bẩn chéo cao nên cần tránh được càng nhiều càng tốt (như 

sử dụng kết hợp nitơ lỏng và cối xay). Theo quy tắc của thực hành tốt, thì trong quá trình phân tích phải 

tránh bất kỳ bước nào có sinh bụi. 

Nếu trong mẫu có chứa các muối, gia vị, đường bột và/hoặc các chất khác mà có khả năng cản trở việc 

tách chiết hoặc cản trở việc phân tích, thì cần xem xét các bước tinh sạch thích hợp theo phương pháp 

được chọn (xem Phụ lục A). 



TCVN 7606 : 2007 

 11 

Ví dụ: trong các mẫu từ các chất nền phức hợp, thì chất nền đích (ví dụ, lớp bột phủ của cá tẩm bột) cần 

được tách riêng để tách chiết ADN. 

5.2   Tách chiết/tinh sạch ADN 

5.2.1   Khái quát 

Cần xem xét các vấn đề sau đây để thiết kế các phương pháp tách chiết. 

Chất lượng và số lượng axit nucleic của chất nền tách chiết được bằng phương pháp nhất định cần có 

khả năng lặp lại và khả năng tái lập khi phân tích, với điều kiện là có đủ lượng axit nucleic trong chất 

nền để có thể tách chiết được. 

Để thu được ADN chất lượng tốt, tốt nhất là loại bỏ các chất sau đây, khi thích hợp: 

−    polysacarit (pectin, xenlulo, hemi-xenlulo, tinh bột, chất làm dày…) sử dụng các enzym thích hợp để xử 

lý (ví dụ, pectinaza, xenlulaza, hemi-xenlulaza, α-amylaza) hoặc chiết xuất hữu cơ (ví dụ, 

CTAB/clorofom); 

−  RNA và/hoặc protein sử dụng phương pháp xử lý thích hợp, như xử lý bằng enzym RNaza và 

proteinaza, tương ứng; 

−   các cấu phần lipit sử dụng, ví dụ như các phương pháp xử lý bằng enzym, hoặc các dung môi (ví dụ, n-

hexan); 

−   các muối (ví dụ, từ các dung dịch chiết xuất/dung dịch đệm phân giải, từ bước kết tủa) có thể gây 

cản trở bước phân tích tiếp theo. 

Đặc biệt là đối với các mẫu ở dạng rắn hoặc khô, thì thể tích dung dịch đệm chiết/phân giải cần phải 

phù hợp để đảm bảo ADN được hoà tan. 

Chú thích 1:  Việc tinh sạch ADN có thể được tiến hành bằng nhiều cách như kết tủa phân đoạn, sử dụng các 

dung môi như phenol, clorofom, etanol, isopropanol, và/hoặc bằng cách hấp thụ lên chất nền dạng rắn (resin trao 

đổi ion, silica gel hoặc gel thuỷ tinh, diatomat, màng…). Một vài nguyên tắc tinh sạch ADN có thể được dùng kết 

hợp. Nếu thích hợp, việc tách chiết và tinh sạch có thể được thực hiện trong cùng một bước. 

Cần sử dụng các chất cộng kết ADN như glycogen, PEG hoặc t-RNA để tăng độ thu hồi ADN trong suốt 

các giai đoạn kết tủa, nó không được chứa hoạt tính nucleaza hoặc chất ức chế/cạnh tranh PCR ở mức 

bất kỳ có thể phát hiện được, cũng không được chứa bất kỳ chuỗi đồng dạng nào với PCR đang nghiên 

cứu. Đối với các thực vật biến đổi gen, chất mang ADN có thể được sử dụng (ví dụ, ADN của tinh dịch 

cá hồi hoặc cá trích). 

Khi sử dụng thiết bị sấy đông khô bằng chân không để sấy khô các viên ADN thu được sau giai đoạn 

kết tủa, cần chú ý tránh nguy cơ nhiễm bẩn chéo. 

Hoà lại ADN trong nước hoặc trong dung dịch đệm sao cho tránh làm giảm chất lượng ADN. 
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Khi thiết lập một cách chiết ADN mới, hoặc khi áp dụng một trong các phương pháp mô tả trong Phụ lục 

A cho một loại chất nền mới, thì cần tính đến chất lượng và tính nguyên vẹn của ADN tách chiết sử 

dụng phương thức đã chọn bằng phương pháp sau đây. Một lượng đã biết ADN đánh dấu được bổ sung 

vào dung dịch đệm phân giải cộng với mẫu được dùng để chiết ADN. Khi ADN đánh dấu được chọn là 

một lượng ADN định trước hoặc đại diện cho một số lượng đã định của các phiên bản của chuỗi ADN cụ 

thể được trộn vào chất nền khi bắt đầu chiết ADN, đảm bảo việc không có mặt của trình tự ADN tương 

đồng giữa ADN đánh dấu và ADN cần phân tích. 

Chú thích 2:  Việc sử dụng ADN đánh dấu là sự đánh giá gần đúng vị trí thực của ADN trong chất nền, trong 

trường hợp ADN kết hợp với các thành phần khác (ví dụ, các protein). Phương pháp này cũng có thể được sử dụng 

để đánh giá sự có mặt của chất ức chế PCR tác động trans và hoà tan có trong ADN tách chiết được [xem        

TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006), TCVN 7605 : 2007 (ISO 21569 : 2005) và ISO 21570].      

Tuy nhiên, ADN đánh dấu có thể gây hiểu nhầm về độ thu hồi, vì ADN đánh dấu có thể dễ dàng tách ra 

khỏi chất nền hơn so với ADN đích. 

5.2.2   Các phép kiểm chứng  

Các phép kiểm chứng được đưa ra trong Bảng 1 của TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006). Các phép 

kiểm chứng này là những yêu cầu tối thiểu, bao gồm kiểm chứng trắng về quy trình tách chiết và kiểm 

chứng tách chiết dương tính, cũng có thể bao gồm cả kiểm chứng môi trường. 

5.2.3   Kiểm chứng độ sạch của ADN: kiểm chứng nội PCR  

Khi thiết lập một kiểu tách chiết mới, thì sự có mặt các chất ức chế phản ứng PCR trong ADN chiết được có thể 

được ước tính sử dụng các mẫu đã biết trước ADN (DNA spikes) [xem TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006), 

TCVN 7605 : 2007 (ISO 21569 : 2005) và ISO 21570]. Lượng ADN được bổ sung vào không được vượt 

quá mức tối đa mà PCR cung cấp và phải chứa một lượng xác định các phiên bản chuỗi cần xác định. 

Số lượng này cần được xác định riêng rẽ đối với từng chuỗi cần xác định và được chỉ rõ là bội số của 

giới hạn phát hiện dưới. Tốt nhất, nồng độ đích của PCR kiểm chứng dương tính phải tương ứng với độ 

nhạy cần thiết của phép phân tích. Cần thận trọng khi sử dụng ADN đích nhân bản có nồng độ cao. Khi 

có thể, các phép kiểm chứng dương tính phải tuân thủ các điều kiện của mẫu thử chứa axit nucleic. 

5.3   Định lượng ADN tách chiết được 

5.3.1   Khái quát 

Chất lượng, số lượng và tính nguyên vẹn của mẫu axit nucleic có ảnh hưởng đến tính năng của phương 

pháp phân tích, do đó ảnh hưởng đến kết quả thu được. Giới hạn phát hiện của phương pháp cụ thể có 

thể phụ thuộc vào lượng axit nucleic được sử dụng. 

Việc định lượng ADN giúp cho việc 
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−  so sánh hiệu quả của các quy trình tách chiết ADN khác nhau đối với một loại chất nền đã định (tính lặp 

lại), và  

−  đo nồng độ của các axit nucleic trước khi phân tích. 

5.3.2   Phạm vi áp dụng 

Mỗi phương pháp định lượng phải được áp dụng trong khoảng động học, đồng thời cũng xem xét đến độ 

chôm của nó. 

5.3.3   Chuẩn định lượng  

Độ chính xác của các phương pháp định lượng phụ thuộc vào các chuẩn axit nucleic được dùng để hiệu 

chuẩn phương pháp. 

Nếu sử dụng phương pháp nhạy với cỡ và/hoặc chất lượng của các phân đoạn axit nuleic, thì cần sử 

dụng các chuẩn axit nucleic phù hợp với cỡ và/hoặc chất lượng của axit nucleic cần phân tích đó. 

Mẫu chuẩn được sử dụng cần đảm bảo về khả năng truy nguyên đối với các chất chuẩn đã định, thông 

thường là các chất chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia thông qua chuỗi so sánh liên tục [xem ISO 

guide 30]. 

Khi một phương pháp có dùng các chất xen kẽ, ADN chuẩn có khối lượng phân tử cao cần được sử 

dụng khi định lượng ADN khối lượng phân tử cao. ADN có khối lượng phân tử thấp cần được sử dụng khi  

định lượng ADN khối lượng phân tử thấp. Axit nucleic có khối lượng phân tử cao thường chứa một lượng 

nhất định các đoạn khối lượng phân tử thấp. Điều này có nghĩa rằng nhiều phương pháp định lượng 

ADN có một độ không chính xác nhất định cần được tính đến. 

Chú thích:  Ngoài ra, tùy thuộc vào loại chất nền và phương pháp tách chiết, mà một phần nhất định của ADN 

tách chiết được có thể tồn tại ở dạng sợi đơn ADN (có khả năng xen kẽ kém hơn), dẫn đến việc đánh giá dưới mức 

hàm lượng ADN tổng số. Trái lại, ADN sợi đơn cũng được phát hiện tương tự bằng các phương pháp vật lý. 

Có ít nhất ba điểm (tốt nhất là được lặp lại) được yêu cầu để dựng đường chuẩn tốt. Lượng ADN chuẩn 

được sử dụng cho mỗi điểm hiệu chuẩn phụ thuộc vào độ nhạy và khoảng động học của phương pháp. 

5.4   Tính ổn định của ADN tách chiết được 

Bảo quản ADN tách chiết được trong các điều kiện đảm bảo được tính ổn định để thực hiện các phép 

phân tích tiếp theo. 

Tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông các dung dịch ADN. 

6   Diễn giải  

Phương pháp tách chiết ADN được áp dụng phải thích hợp để thu được chất lượng và số lượng axit 

nucleic theo yêu cầu để phân tích tiếp theo. 
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Chất lượng của axit nucleic tách chiết được cần được đánh giá bằng phương pháp phân tích chịu ảnh 

hưởng bởi các thông số chất lượng tương tự như phép phân tích được tiến hành trên axit nucleic chiết 

được (ví dụ, phép phân tích được thực hiện là PCR, thì các bước tiếp theo PCR cần được thực hiện để 

đánh giá chất lượng của ADN tách chiết được). 

Các thông số tiếp theo về tính tương thích của phương pháp, có thể xem TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006), 

TCVN 7605 : 2007 (ISO 21569 : 2005) và ISO 21570. 

7   Báo cáo thử nghiệm 

Khi đưa ra báo cáo thử nghiệm cuối cùng theo TCVN 7608 : 2007 (ISO 24276 : 2006), cần bao gồm 

các thông tin bổ sung sau đây vào tài liệu về hoạt động của phòng thử nghiệm: 

−  báo cáo mô tả sai lệch của các phần mẫu thử và bất kỳ xử lý nào của mẫu trước khi tách chiết axit 

nucleic; 

−   cỡ mẫu thử được sử dụng để tách chiết axit nucleic; 

−   phương pháp tách chiết axit nucleic đã sử dụng; 

−   bất kỳ quan sát đặc biệt nào trong suốt quá trình thử nghiệm; 

−   bất kỳ thao tác nào không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được coi là tuỳ ý mà có ảnh hưởng 

đến kết quả; 

−   diễn giải các kết quả; 

−   tên người làm thực nghiệm. 

Xử lý và bảo quản các số liệu được đưa ra trong TCVN ISO/IEC 17025 : 2001 (ISO/IEC 17025 : 1999) 

và sơ đồ đảm bảo chất lượng có liên quan. Cần đảm bảo tính nhất quán. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Phương pháp tách chiết ADN 

 

A.1  Chuẩn bị ADN đạt chất lượng dùng cho phản ứng PCR bằng phương pháp tách chiết 

ADN có sử dụng phenol/clorofom 

A.1 .1   Phương pháp dựa trên phenol/clorofom  

A.1.1.1   Khái quát 

Phương pháp thông dụng này (xem [5]) thích hợp để chiết ADN ra khỏi nhiều loại chất nền khác nhau 

(xem A.1.1.8). 

Phenol thường rất thích hợp đối với việc phá huỷ các nucleaza và làm biến tính protein. 

Khi nghiên cứu các loại thảo mộc hoặc lá (ví dụ, các lá rau diếp, cỏ linh lăng khô), thì nhiều chất ức chế 

phản ứng PCR có thể cũng đồng thời kết tủa với ADN. Do đó, khả năng thu nhận ADN khuếch đại bằng 

PCR có thể gặp khó khăn. 

Do tính độc hại ăn mòn của phenol mà cần sử dụng các phương pháp tách chiết ADN dựa trên CTAB 

vµ/hoÆc PVP vµ/hoÆc sù hÊp thô silica. 

A.1.1.2   Tình trạng hiệu lực   

Phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực sinh học, nông học và y tế trong 

suốt 40 năm qua, nhưng chưa bao giờ được đánh giá trong các nghiên cứu liên phòng thử nghiệm để 

phát hiện sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm. 

A.1.1.3   Nguyên tắc 

Phương pháp này bao gồm các bước phân huỷ (phân huỷ nhiệt trong sự có mặt của natri dodecyl sunfat 

và hàm lượng EDTA cao) tiếp theo bằng cách loại bỏ các tạp chất (như các phân tử ưa mỡ, các chất 

polysacarit và protein) và các nucleaza từ pha lỏng chứa ADN sử dụng phenol và clorofom. Kết tủa 

ADN cuối cùng bằng etanol, làm cô đặc ADN và loại trừ các muối và clorofom còn dư. Bước quyết định 

của phương pháp là bước phân giải [5]. 

A.1.1.4   Các yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 
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A.1.1.5   Thuốc thử 

A.1.1.5.1   Etanol, φ(C2H5OH) = 96 % phần thể tích  

Bảo quản và sử dụng dung dịch này ở –20 0C. 

A.1.1.5.2   Axit axetic băng (CH3COOH).    

A.1.1.5.3   Kali axetat (C2H3O2K).    

A.1.1.5.4   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.1.1.5.5   Isoamyl ancol [(CH3)2CHCH2CH2OH].    

A.1.1.5.6   Phenol (C6H5OH).    

A.1.1.5.7   Clorofom (CHCl3).    

A.1.1.5.8   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.1.1.5.9   Muèi dikali axit etylendiamintetraaxetic (K2EDTA) (C10H14N2O8K2).    

A.1.1.5.10   Kali hydroxit (KOH).    

A.1.1.5.11   Kali clorua (KCl).    

A.1.1.5.12   Natri dodexyl sunfat (SDS) (C12H25O4SNa).    

A.1.1.5.13    Proteinaza-K, khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat.  

A.1.1.5.14   RNaza-A, không chứa DNaza từ tuyến tuỵ của bò, khoảng 50 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.1.1.5.15   Phenol cân bằng, pH> 7,8.    

Sử dụng phenol cân bằng dựa vào dung dịch đệm chiết (A.1.1.5.18) không có SDS, hoặc được chuẩn bị 

theo [5], hoặc theo các khuyến cáo của nhà sản xuất.  

A.1.1.5.16   Clorofom-isoamyl ancol   

Trộn 24 phần thể tích clorofom (A.1.1.5.7) với 1 phần thể tích isoamyl ancol (A.1.1.5.5). 

A.1.1.5.17   Phenol-clorofom-isoamyl ancol   

Trộn 1 phần thể tích phenol đã cân bằng (A.1.1.5.15) với 1 phần thể tích dung dịch clorofom-isoamyl 

ancol (A.1.1.5.16). 
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A.1.1.5.18   Dung dịch đệm chiết/phân giải, nồng độ chất c(Tris) = 0,050 mol/l, c(K2EDTA) = 0,050 mol/l, 

nồng độ khối lượng ρ(SDS) = 30 g/l.    

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.1.1.5.19   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l, c(K2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.1.1.5.20   Dung dịch proteinaza, ρ = 20 mg/ml, hoà tan được trong nước vô trùng.      

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.1.5.21   Dung dịch RNaza-A, ρ = 10 mg/ml lyophylisat.     

Bảo quản ở – 20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.1.5.22   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %. 

Bảo quản ở – 20 0C. 

A.1.1.5.23   Dung dịch kali axetat, c(C2H3O2K) = 3 mol/l. 

Dùng axit axetic băng để chỉnh pH đến 5,2. Không hấp áp lực. Lọc qua bộ lọc cỡ lỗ 0,22 µm, nếu cần. 

A.1.1.6   Thiết bị, dụng cụ 

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.1.1.6.1   Máy ly tâm, có thể đạt được lực ly tâm tối thiểu 10 000 g. 

Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.1.1.6.2  Nồi cách thuỷ hoặc tủ ấm, làm việc trong dải nhiệt độ từ 60 0C đến 70 0C.     

A.1.1.6.3   Máy sấy chân không, tuỳ chọn. 

A.1.1.6.4   Máy sấy đông khô, tuỳ chọn. 

A.1.1.6.5   Máy trộn, ví dụ như Vortex 2).    

A.1.1.6.6   Bình phản ứng, bền với việc cấp đông trong nitơ lỏng. 

                                                
2)  Máy Vortex là một ví dụ về sản phẩm thích hợp có bán sẵn trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện 

cho người sử dụng tiêu chuẩn này và tổ chức ISO không ấn định phải sử dụng sản phẩm này. Các sản phẩm 

tương tự có thể được sử dụng nếu cho kết quả tương tự. 
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A.1.1.7   Cách tiến hành    

A.1.1.7.1   Khái quát    

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.1.1.7.2   Quy trình tách chiết   

Cân 0,25 g mẫu thử cho vào một ống nghiệm nhỏ. 

Cho thêm 1,6 ml dung dịch đệm chiết (A.1.1.5.18) và khi cần cho thêm (ví dụ như trong các loại chất 

nền giàu protein), 50 µl dung dịch K proteinaza (A.1.1.5.20). ủ ở 60 0C đến 70 0C, thông thường trong 

vòng 30 min đến 2 h (cũng có thể ủ ấm qua đêm). Bổ sung RNaza A (A.1.1.5.21) đạt nồng độ cuối 

cùng là 0,1 µg/ml. Ly tâm ở 5 000 g trong 30 min và lấy phần nổi phía trên cho vào ống nghiệm mới. 

Cho một thể tích phenol đã cân bằng (A.1.1.5.15) vào phần nổi phía trên và trộn kỹ một cách nhẹ 

nhàng. Cho ly tâm ở 5 000 g trong 15 min và thu lấy phần nổi phía trên cho vào ống nghiệm mới. Thêm 

một thể tích phenol-clorofom-isoamyl ancol (A.1.1.5.17) vào phần nổi phía trên và trộn kỹ một cách nhẹ 

nhàng. Cho ly tâm tiếp ở 5 000 g trong 15 min và thu lấy pha lỏng vào một ống nghiệm mới. Lặp lại bước 

này một hoặc nhiều lần (tuỳ thuộc vào loại chất nền) cho đến khi có lớp ngăn cách rõ ràng giữa các pha. 

Cho một thể tích clorofom/isoamyl ancol (A.1.1.5.16) vào phần nổi phía trên và trộn kỹ một cách nhẹ 

nhàng. Cho ly tâm tiếp ở 5 000 g trong 10 min và thu lấy pha lỏng vào một ống nghiệm mới. Lặp lại 

bước này, nếu cần, cho đến khi có lớp ngăn cách rõ ràng giữa các pha. Trộn kỹ phần nổi phía trên với 

0,1 thể tích dung dịch kali axetat (A.1.1.5.23) và 2,5 thể tích etanol 96 % (A.1.1.5.1), trộn kỹ bằng cách 

lật lên lật xuống ống nghiệm. ủ ít nhất 5 phút trong nitơ lỏng, hoặc 1 h ở – 80 0C, hoặc để qua đêm ở 

–20 0C. Ly tâm ở 10 000 g (hoặc đến 13 000 g) ở 4 0C ít nhất 15 min, cẩn thận loại bỏ phần nổi phía trên. 

Rửa cẩn thận các kết tủa ADN bằng 2 thể tích dung dịch etanol 70 % (A.1.1.5.22). Ly tâm ở 10 000 g 

đến 13 000 g ở 4 0C trong 15 min 

, sau đó cẩn thận loại bỏ phần nổi phía trên. Bước này là cần thiết để loại bỏ các muối kết tủa mà có thể 

làm cản trở bước phân tích tiếp theo (ví dụ: PCR). 

Sấy khô kết tủa này và hoà tan lại trong 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ, dung dịch 

đệm TE (A.1.1.5.19). Đây là dung dịch gốc chính ADN. Thêm RNaza-A (A.1.1.5.21) đến nồng độ cuối 

cùng là 0,1 µg/ml. 
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A.1.1.8   Danh mục các ví dụ 

Phương pháp này đã áp dụng thành công để chiết ADN 3) ra khỏi các loại chất nền sau: 

Hạt đậu tương đã axit hoá 3), cỏ linh lăng khô, bánh dùng cho trẻ nhỏ 3), sữa dành cho trẻ nhỏ 3), vi 

khuẩn và bào tử của nó, hạt lúa mạch, pate thịt bò/thịt lợn3), thịt bò 3), phomat xanh, bánh socola hạnh 

nhân3), ngô đóng hộp, hạt carot, ngũ cốc đóng thành thỏi 3), phomát, gà, lá rau diếp, củ cải, bánh 

socola3), socola nhão 3), bánh quế, mứt quả, bánh ngô 3), gạo xay, váng sữa 3), hạt đậu Hàlan khô, bánh 

qui ngô 3), bánh khô dầu ngô, bột ngô, thức ăn gluten ngô, ngô hạt, các hạt bột sắn dùng làm thức ăn 

chăn nuôi, bột sắn hột, thịt tươi và đã nấu chín 3) (bò, lợn, gà, và gà tây), thịt quả dưa, hạt dưa, thịt xay, 

các thành phần của món điểm tâm 3), món điểm tâm 3), giá đỗ 3), hạt yến mạch, củ khoai tây, bánh khô 

của hạt cải dầu, glupacolza, hạt cải dầu, xúc xích (lát mỏng3) và coktail3)(xem A.1.2 về phương pháp 

chiết cải tiến), món côtlet bê, sooie hoi sin3), viên xúp, protein đậu tương trong chế biến thịt 3), lecxitin 

đậu tương (nâu thô và vàng xác định3)), giá đậu tương3), đồ uống từ đậu tương, hạt đậu tương, váng dữa 

đậu tương, bánh khô dầu đậu tương, đậu phụ từ đậu tương, nước sốt spaghetti3), hạt lúa mì spenta, củ 

cải đường (phần thịt sấy khô), của cải đường (củ tươi), hạt củ cải đường, hạt hoa hướng dương, đậu phụ, 

quả cà chua tươi, cà chua nghiền3), hạt quả cà chua, hamburger thực vật, bánh kem xốp (có3) và không 

có socola3)), cám lúa mì, bột mì, thức ăn gluten lúa mì, hạt lúa mì, semolina lúa mì, sữa chua 3) (xem 

A.1.3 về phương pháp chiết cải tiến).      

A.1.2   Phương pháp phenol/clorofom: Quy trình cấy khởi động xúc xích lên men 

A.1.2.1   Khái quát 

Phương pháp này được dùng để tách ADN tổng số, bao gồm ADN hệ gen vi khuẩn từ xúc xích. Khả 

năng áp dụng của phương pháp này là để thu được ADN có chất lượng cao thích hợp cho việc phát hiện 

ADN tái tổ hợp bằng PCR đã được chứng minh cho xúc xích lên men [6] giống như đối với xúc xích lên 

men xử lý nhiệt, còn được gọi là xúc xích mùa hè [7]. Ngoài ra, phương pháp tách chiết còn thích hợp để 

tách ADN tổng số ra khỏi váng sữa để phát hiện Staphylococcus aureus đặc thù trong chất nền thực 

phẩm này [8]. (Phương pháp này thích hợp đối với các loại chất nền nêu trong A.1.2.8). 

A.1.2.2   Tình trạng hiệu lực 

Một nghiên cứu liên phòng thử nghiệm trên phần mẫu thử 0,4 g đã được thực hiện để đánh giá hiệu lực 

đối với phương pháp này (xem A.1.2.9). 

                                                
3)  Độ lặp lại có thể phụ thuộc vào mẻ mẫu và/hoặc công nghệ sản xuất chúng. Trong một số trường hợp, ADN có thể không tìm thấy 

hoặc bị biến chất làm cho các kết quả PCR ở mức dưới giới hạn phát hiện của phương pháp, bất kể mỗi/quy trình PCR đã được sử 

dụng. Điều này có thể là nguyên nhân của độ tái lập thấp giữa các phòng thử nghiệm.  
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A.1.2.3   Nguyên tắc 

Phương pháp này gồm việc thu hồi lại các tế bào vi khuẩn từ chất nền thực phẩm bằng cách đồng hoá 

các mẫu xúc xích, sau đó cho ly tâm. Phần lắng chứa không chỉ các tế bào vi khuẩn mà còn các hạt 

thịt. Để phân huỷ riêng các tế bào vi khuẩn, thì cần phá vỡ các thành tế bào bằng cách bổ sung 

lysozym. Để tăng độ phân huỷ các thành tế bào lactobacili thịt, có thể bổ sung mutanolysin. Việc phân 

huỷ hoàn toàn các tế bào được thực hiện bằng cách bổ sung chất làm sạch SDS (natri dodexyl sunfat) 

và proteinaza-K, tiếp theo bằng cách chiết vài lần pha lỏng bằng phenol và/hoặc clorofom. Bước chiết 

bằng phenol và/hoặc clorofom là rất cần thiết để loại bỏ mọi hoạt tính nucleaza và các chất ức chế 

phản ứng PCR kể cả các chất này được phát sinh ra từ chất nền thực phẩm (ví dụ, haematin). Cuối 

cùng thực hiện kết tủa ADN bằng etanol. 

A.1.2.4   Yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.1.2.5   Thuốc thử 

A.1.2.5.1   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.1.2.5.2   Etanol, φ (C2H5OH) = 96 %.    

Bảo quản và sử dụng ở – 20 0C. 

A.1.2.5.3   Axit axetic băng, (CH3COOH). 

A.1.2.5.4   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.1.2.5.5   Natri hydroxit (NaOH).       

A.1.2.5.6   Isoamyl ancol [(CH3)2CHCH2CH2OH].     

A.1.2.5.7   Phenol (C6H5OH).    

A.1.2.5.8   Clorofom (CHCl3).    

A.1.2.5.9   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.1.2.5.10   Muèi dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA)(C10H14N2O8Na2).    

A.1.2.5.11   Natri dodexyl sunfat (SDS)(C12H25O4SNa).    
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A.1.2.5.12   Lysozym 

50 000 U/mg protein (1 U sẽ tạo ra một ∆A450 của 0,001/phút ở pH 6,24 và 25 0C, sử dụng huyền phù 

Micrococcus lysodeikticus làm cơ chất, trong 2,6 ml hỗn hợp phản ứng sử dụng 1 cm đường quang).    

A.1.2.5.13   Sacaroza (C12H22O11).   

A.1.2.5.14   Proteinaza-K, khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.1.2.5.15   Natri axetat (C2H3O2Na). 

A.1.2.5.16   Phenol đG cân bằng, được bão hoà với dung dịch đệm Tris/HCl (pH>7,8), hoặc được 

chuẩn bị theo [5], hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

A.1.2.5.17   Clorofom-isoamyl ancol      

Trộn 24 phần thể tích clorofom (A.1.2.5.8) với một phần thể tích isoamyl ancol (A.1.2.5.6). 

A.1.2.5.18    Phenol-clorofom-isoamyl ancol  

Chuẩn bị bằng cách trộn 25 phần thể tích phenol đã cân bằng (A.1.2.5.16) với 24 phần thể tích 

clorofom (A.1.2.5.8) và 1 phần thể tích isoamyl ancol (A.1.2.5.6). 

A.1.2.5.19   Dung dịch mutanolysin, chứa 500 U/ml hoặc 5 000 U/ml mutanolysin, được hoà tan trong 

nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở – 20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.2.5.20   Dung dịch lysozym, chứa 10 mg/ml, được hoà tan trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.2.5.21   Dung dịch sacaroza, ρ(C12H22O11) = 400 g/l. 

A.1.2.5.22   Dung dịch đệm A, c(Tris) = 0,020 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,020 mol/l, c(NaCl) = 0,1 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0. 

A.1.2.5.23  Dung dịch đệm tách chiết/phân giải, chứa một phần thể tích dung dịch đệm A 

(A.1.2.5.22) và một phần dung dịch sacaroza (A.1.2.5.21). 

A.1.2.5.24   Dung dịch SDS, ρ(SDS) = 250 g/l. 

A.1.2.5.25   Dung dịch proteinaza-K, chứa khoảng 20 mg/ml, được bảo quản ở – 20 0C, được hoà tan 

trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 



TCVN 7606 : 2007 

 22 

A.1.2.5.26   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %.    

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.1.2.5.27  Natri axetat, c(C2H3O2Na) = 3 mol/l. 

Dùng axit axetic băng để chỉnh pH đến 5,2.                         

A.1.2.5.28   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0. 

A.1.2.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.1.2.6.1   Dụng cụ và/hoặc vật liệu để làm nhỏ các mô (ví dụ, dao thái). 

A.1.2.6.2   Máy ly tâm, có thể được lực ly tâm ở 12 000 g.       

Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.1.2.6.3   Nồi cách thuỷ hoặc tủ ấm. 

A.1.2.6.4   Máy sấy chân không (tuỳ chọn).       

A.1.2.6.5   Máy trộn, ví dụ: Vortex 2).  

A.1.2.7   Cách tiến hành    

A.1.2.7.1   Khái quát    

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.1.2.7.2   Chuẩn bị mẫu    

Cắt nhỏ xúc xích thịt, đồng hoá và cho từ 200 mg đến 500 mg vào 3 thể tích nước (đến 1,5 ml). Giữ ở 

nhiệt độ phòng khoảng 10 phút. 

A.1.2.7.3   Quy trình tách chiết 

Cẩn thận chuyển 500 µl pha lỏng (huyền phù) vào bình phản ứng mới. Cho ly tâm 10 phút ở 12 000 g. 

Gạn phần nổi phía trên và hoà lại các chất kết tủa trong 500 µl dung dịch đệm chiết/phân gải 

(A.1.2.5.23). 
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Cho 50 µl dung dịch lysozym (A.1.2.5.20). ủ ở 37 0C trong 1 giờ. Nếu các kết quả chưa đạt yêu cầu thì 

có thể kết hợp lysozym với 10 U mutanolysin (A.1.2.5.19), nhưng ảnh hưởng của loại chất nền cụ thể 

này cần được thử nghiệm trước khi sử dụng. 

Thêm 25 µl dung dịch SDS (A.1.2.5.24) và 25 µl dung dịch proteinaza-K (A.1.2.5.25), sau đó để 10 phút  

ở 60 0C. 

Cho thêm 1 thể tích phenol/clorofom/isoamyl ancol (A.1.2.5.18) và trộn. 

Cho ly tâm hỗn hợp trong 3 min ở 12 000 g. Chuyển phần nổi phía trên sang bình phản ứng mới. 

Cho 0,1 thể tích dung dịch natri axetat (A.1.2.5.27) và 1 thể tích isopropanol (A.1.2.5.1). Trộn nhẹ 

nhàng bằng cách đảo chiều vài lần. 

Giữ ở nhiệt độ phòng ít nhất 30 min. Ly tâm 15 min ở khoảng 12 000 g. Gạn bỏ phần nổi phía trên. 

Rửa các kết tủa này cẩn thận bằng ít nhất 500 µl dung dịch etanol (A.1.2.5.26), lắc nhẹ. Ly tâm hỗn hợp 

10 min ở khoảng 12 000 g. Bước này là cơ bản để loại bỏ các muối kết tủa mà có thể gây cản trở cho 

bước phân tích tiếp theo (ví dụ, PCR). 

Loại bỏ phần nổi phía trên.  

Làm khô các kết tủa này và hoà lại vào 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ: dung dịch 

đệm TE (A.1.2.5.28). Đây là dung dịch ADN gốc. 

A.1.2.8   Danh mục các ví dụ 

Xem Bảng A.1. 

Bảng A.1 – Danh mục các loại chất nền đG áp dụng thành công phương pháp 

Các loại chất nền đG được phân tích thành 

công 

Vi sinh vật Tài liệu tham khảo 

Xúc xích lên men Lactobacillus curvatus [6] 

Xúc xích mùa hè (được xử lý nhiệt) Lactobacillus curvatus [7] 

Váng sữa Staphylococcus aureus [8] 

A.1.2.9    Tính hiệu lực 

Các số liệu xác nhận hiệu lực ở Bảng A.2 đã được xây dựng trong nghiên cứu cộng tác của nhóm công 

tác “Xây dựng các phương pháp để nhận biết thực phẩm được chế biến bằng kỹ thuật công nghệ gen” 

của Uỷ ban German Federal Health Board về ứng dụng các phương pháp theo Điều khoản 35 của Luật 

Thực phẩm của Đức [6]. 
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Trong nghiên cứu cộng tác này, có hai mẫu dương tính giả, có khả năng do bao gói sai. Trong nghiên 

cứu này không sử dụng mutanolysin. 

Bảng A.2 – Số liệu có hiệu lực 

Số lượng phòng thử 

nghiệm tham gia 

Số lượng mẫu xúc xích/một 

phòng thử nghiệm 

Số lượng mẫu tổng số Số lượng mẫu được 

nhận dạng đúng 

15 10 150 148 (các mẫu kiểm chứng 

và mẫu biến đổi gen) 

A.1.3   Phương pháp chiết bằng phenol/clorofom: Quy trình đối với việc cấy khởi động sữa chua 

A.1.3.1    Khái quát 

Phương pháp này mô tả quy trình chiết ADN từ nuôi cấy khởi động được dùng để lên men sản phẩm 

sữa chua. Quy trình này thực hiện thành công với sữa chua thường, sữa chua có chứa các thành phần 

khác nhau như thịt quả, các chất phụ gia và các chất ổn định và các sản phẩm khác có hàm lượng chất 

béo khác nhau (xem A.1.3.8 và [9], [10], [11]). ADN có chất lượng dùng cho phản ứng PCR cũng được 

chiết ra khỏi sữa chua đã được xử lý nhiệt [12]. 

A.1.3.2   Tình trạng hiệu lực 

Phương pháp này đã được đánh giá hiệu lực qua một nghiên cứu liên phòng thử nghiệm, xem A.1.3.9. 

A.1.3.3   Nguyên tắc 

Phương pháp này dựa trên quy trình tách chiết phenol/clorofom và được điều chỉnh cho phù hợp với các 

chất nền thực phẩm cụ thể. Các gốc Gram dương của sữa chua thu được sau khi hoà tan casein đông 

tụ ở pH kiềm. Các tế bào thu được được hoà lại vào trong dung dịch đệm và được xử lý bằng lysozym 

(và mutanolysin) để phá vỡ thành tế bào. Việc phân huỷ tế bào được thực hiện bằng cách bổ sung chất 

tẩy rửa như natri dodexyl sunfat (SDS). Protein được loại ra bằng cách xử lý proteinaza-K và các bước 

tiếp theo là xử lý bằng phenol/clorofom và clorofom. ADN cuối cùng được kết tủa với ancol. 

A.1.3.4   Yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.1.3.5   Thuốc thử 

A.1.3.5.1   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.1.3.5.2   Etanol, φ (C2H5OH) = 96 %.    

Bảo quản và sử dụng ở – 20 0C. 
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A.1.3.5.3   Axit axetic băng, (CH3COOH). 

A.1.3.5.4   Natri clorua (NaCl).       

A.1.3.5.5   Natri xitrat (C6H5Na3O7). 

A.1.3.5.6   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.1.3.5.7   Natri hydroxit (NaOH).    

A.1.3.5.8   Isoamyl ancol [(CH3)2CHCH2CH2OH].     

A.1.3.5.9   Phenol (C6H5OH).    

A.1.3.5.10   Clorofom (CHCl3).    

A.1.3.5.11   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.1.3.5.12   Muèi dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA)(C10H14N2O8Na2).    

A.1.3.5.13   Natri dodexyl sunfat (SDS)(C12H25O4SNa).    

A.1.3.5.14   Lysozym, 50 000 U/mg protein (1 U sẽ tạo ra một ∆A450 của 0,001/min ở pH 6,24 và 25 0C, 

sử dụng huyền phù Micrococcus lysodeikticus làm chất nền, trong 2,6 ml hỗn hợp phản ứng sử dụng 1 cm 

đường quang).    

A.1.3.5.15   Sacaroza (C12H22O11).   

A.1.3.5.16   Proteinaza-K, khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.1.3.5.17   Natri axetat (C2H3O2Na). 

A.1.3.5.18   Dung dịch natri xitrat, ρ(C6H5Na3O7) = 400 g/l. 

A.1.3.5.19   Dung dịch natri hydroxit ρ (NaOH) = 0,4 mol/l. 

Hoà tan trong nước vô trùng, nhưng không hấp áp lực. Chuẩn bị mới ngay trước khi sử dụng. 

A.1.3.5.20 Dung dịch natri clorua/natri xytrat (SSC, nồng độ 5 x), c(NaCl) = 0,75 mol/l,  

c(C6H5Na3O7) = 0,075 mol/l. 

Nên chuẩn bị dung dịch SSC làm dung dịch gốc đậm đặc (ví dụ, SSC 20x), vì các dung dịch có nồng độ 

muối cao thường ổn định hơn. Pha loãng trước khi sử dụng. 

A.1.3.5.21   Phenol đG cân bằng, được chỉnh đến pH bằng 8, đã bão hoà với dung dịch đệm Tris/HCl 

(pH>7,8), hoặc được chuẩn bị theo [5], hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 
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A.1.3.5.22   Clorofom-isoamyl ancol       

Trộn 24 phần thể tích clorofom (A.1.3.5.10) với 1 phần thể tích isoamyl ancol (A.1.3.5.8). 

A.1.3.5.23    Phenol-clorofom-isoamyl ancol  

Chuẩn bị bằng cách trộn 25 phần thể tích phenol đã cân bằng (A.1.3.5.21) với 24 phần thể tích 

clorofom (A.1.3.5.10) và 1 phần thể tích isoamyl ancol (A.1.3.5.8). 

A.1.3.5.24   Dung dịch mutanolysin, chứa 500 U/ml hoặc 5 000 U/ml mutanolysin, được hoà tan trong 

nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.3.5.25   Dung dịch lysozym, chứa 10 mg/ml, được hoà tan trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh cấp đông và rã đông. 

A.1.3.5.26   Dung dịch sacaroza, ρ(C12H22O11) = 400 g/l. 

A.1.3.5.27   Dung dịch đệm A, c(Tris) = 0,020 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,020 mol/l, c(NaCl) = 0,100 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0. 

A.1.3.5.28   Dung dịch đệm chiết/phân huỷ, chứa một phần thể tích dung dịch đệm A (A.1.3.5.27) và 

một phần dung dịch sacaroza (A.1.3.5.26). 

A.1.3.5.29   Dung dịch SDS, ρ(SDS) = 250 g/l. 

A.1.3.5.30   Dung dịch proteinaza-K, chứa khoảng 20 mg/ml, được hoà tan trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.1.3.5.31   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %.    

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.1.3.5.32  Dung dịch natri axetat, c(C2H3O2Na) = 3 mol/l. 

Dùng axit axetic băng để chỉnh pH đến 5,2.                         

A.1.3.5.33   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0. 

A.1.3.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 
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A.1.3.6.1   Máy ly tâm, có thể tạo được lực ly tâm ở 12 000 g. Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.1.3.6.2   Nồi cách thuỷ hoặc tủ ấm. 

A.1.3.6.3   Máy sấy chân không (tuỳ chọn).       

A.1.3.6.4   Máy trộn, ví dụ: Vortex 2).  

A.1.3.7   Cách tiến hành    

A.1.3.7.1   Khái quát    

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.1.3.7.2   Chuẩn bị mẫu    

Lắc kỹ sữa chua. Chuyển 250 µl sữa chua vào bình phản ứng 2 ml. Thêm 80 µl dung dịch natri xitrat 

(A.1.3.5.18). Thêm 150 dung dịch NaOH (A.1.3.5.19) và trộn kỹ. Ly tâm 2 min ở 12 000 g. 

Đường kính của khối kết tủa không được lớn hơn 0,7 cm và khoảng 100 µl thể tích. Nếu không, cần lặp 

lại các bước này (cho thêm 80 µl dung dịch natri xitrat và 150 µl NaOH). 

Loại bỏ lớp chất béo phía trên và phần dịch lỏng phía trên rồi hoà lại khối kết tủa này trong khoảng        

500 µl dung dịch SSC 20x (A.1.3.5.20). Ly tâm ít nhất 2 min ở 12 000 g và loại bỏ phần nổi phía trên. 

Hoà lại khối kết tủa này trong 500 µl dung dịch SSC 5x. Ly tâm tiếp 2 phút ở 12 000 g và loại bỏ phần 

nổi phía trên. 

Hoà lại chất kết tủa này trong 500 µl dung dịch đệm tách chiết/phân giải (A.1.3.5.28). Bổ sung 50 µl 

dung dịch lysozym (A.1.3.5.25). ủ ở 37 0C trong 1 h. Nếu kết quả thu được không đạt yêu cầu thì có thể 

kết hợp lysozym với mutanolysin 10 U (A.1.3.5.24), nhưng ảnh hưởng của chất nền này cần được thử 

nghiệm trước khi sử dụng. 

Cho thêm 25 µl dung dịch SDS (A.1.3.5.29) và 25 µl dung dịch proteinaza-K (A.1.3.5.30). ủ trong         

10 min ở 60 0C. Thêm 500 µl phenol-clorofom-isoamyl ancol (A.1.3.5.23) và trộn. Ly tâm 3 min ở khoảng 

12 000 g. Chuyển phần nổi phía trên sang bình phản ứng mới. Thêm 1 thể tích clorofom/isoamyl ancol 

(A.1.3.5.22) và trộn. Ly tâm 3 phút ở khoảng 12 000 g  

Chuyển pha nổi phía trên sang bình phản ứng mới. Thêm 0,1 thể tích dung dịch natri axetat (A.1.3.5.32) 

và 1 phần thể tích isopropanol (A.1.3.5.1). Giữ ở nhiệt độ phòng ít nhất 30 min. Ly tâm 15 min ở khoảng 

12 000 g. Loại bỏ phần nổi phía trên. Rửa các chất kết tủa cẩn thận bằng ít nhất 500 µl dung dịch etanol 

(A.1.3.5.31). Ly tâm trong 10 min ở khoảng 12 000 g. Bước này là cơ bản để loại bỏ các muối kết tủa có 

thể gây cản trở cho bước phân tích tiếp theo (ví dụ, PCR). Gạn bỏ phần nổi phía trên. 
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Làm khô các chất kết tủa này và hoà tan lại vào 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ: dung 

dịch đệm TE (A.1.3.5.33). Đây là “ADN gốc chính”. 

A.1.3.8   Danh mục các ví dụ 

Xem Bảng A.3. 

Bảng A.3 – Danh mục các loại chất nền đG áp dụng thành công phương pháp 

Các chất đG được phân 

tích thành công 

Hàm lượng, chất phụ gia… Vi sinh vật Tài liệu 

tham khảo 

Sữa chua thường 0,3 % chất béo, 3,5 % chất béo Steptococcus 
thermophilus 

[9], [11] 

Sữa chua hoa quả 1,5 % chất béo, tinh bột biến tính, quả phỉ, gelatin 

1,5 % chất béo, 3,8 % protein, aspartam, axesulfam, dứa 

3,5 % chất béo, hương liệu, gelatin, đào, dừa 

10 % chất béo, tinh bột biến tính, chanh, hương liệu, 
quả hạnh, pectin, carotin, riboflavin 

Steptococcus 
thermophilus 

[9] 

Sữa chua thường đã 
xử lý nhiệt 

3,5 % chất béo Steptococcus 
thermophilus 

[12] 

A.1.3.9   Tính hiệu lực 

Các số liệu xác nhận hiệu lực ở Bảng A.4 đã được xây dựng trong nghiên cứu cộng tác của nhóm công 

tác “Xây dựng các phương pháp để nhận biết thực phẩm  được chế biến bằng kỹ thuật công nghệ gen” 

của Uỷ ban German Federal Health Board về ứng dụng các phương pháp theo Điều khoản 35 của Luật 

Thực phẩm của Đức [6]. 

Trong nghiên cứu cộng tác này, có hai phòng thử nghiệm không tiến hành thẩm tra bằng phép lai. 

Trong nghiên cứu này không sử dụng mutanolysin. 

Bảng A.4 – Số liệu có hiệu lực 

Số lượng phòng thử 
nghiệm tham gia 

Số lượng mẫu sữa chua/một 
phòng thử nghiệm 

Số lượng mẫu tổng số Số lượng mẫu được 
nhận dạng đúng 

20 10 200 200 (99 mẫu kiểm soát và 

101 mẫu biến đổi gen) 

A.1.4   Phương pháp chiết bằng phenol/clorofom: Quy trình đối với nấm men và/hoặc nấm sợi 

thu được từ thực phẩm 
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A.1.4.1    Khái quát 

Phương pháp này mô tả quy trình chiết và tinh sạch ADN đạt chất lượng dùng cho phản ứng PCR một 

bước từ nấm men hoặc nấm sợi [13], hoặc các quần thể vi khuẩn được phân lập. Phương pháp này 

cũng thích hợp đối với việc truy nguyên ADN từ các sinh vật biến đổi gen trong các loại chất nền phức hợp 

cao [14], [15]. Phương pháp này được sử dụng để chiết ADN tổng số từ chất nền [14], [15], hoặc ra khỏi 

phần vi khuẩn hoặc trực tiếp được tách từ chất nền hoặc thu được từ môi trường khởi động (khuẩn lạc 

trong môi trường lỏng hoặc thạch). 

Chú thích:  Việc tách phần vi khuẩn ra khỏi phần mẫu thử cho các kết quả đáng tin cậy nhất, nếu điều này 

được thực hiện trước khi chiết ADN. 

ADN tổng số từ chất nền có thể được chiết theo quy trình trong Phụ lục A. Tuy nhiên, các quy trình này 

không đảm bảo rằng ADN từ tất cả các vi sinh vật (đặc biệt từ nấm khó phân huỷ, hoặc vi khuẩn Gram 

âm) có thể được phân lập ngẫu nhiên với lượng đáng tin cậy. Mặc dù quy trình hiện hành có thể được sử 

dụng để chiết ADN tổng số có trong các loại chất nền như sữa chua, sữa hoặc phomat. Hiệu quả của 

việc tách chiết cho thấy đáng tin cậy chỉ đối với các loại chất nền dạng rắn đã nghiền hoặc đã xay nhỏ 

và luôn phải kiểm tra trên chất nền chính. 

A.1.4.2   Tình trạng hiệu lực 

Phương pháp tách chiết ADN này đã được áp dụng và đánh giá có hiệu lực [13] cho 325 loài đại diện 

cho 25 chi nấm (bao gồm nấm men dùng cho việc sản xuất bánh hoặc sản xuất rượu, và Penicilla spp. 

[16] được sử dụng cho pho mát xanh). Dưới dạng sợi nấm hoặc bào tử (trong số đó nhiều nhất là các 

loài không liên kết sợi hoặc khó phân huỷ như Aspergillus fumigatus và Cryptococcus neoformans. 

Phương pháp đã được thiết kế để tránh nhiễm giữa các mẫu kiểm tra và phòng thử nghiệm làm cho nó 

thích hợp cho việc tách chiết ADN thường xuyên với lượng lớn và áp dụng PCR. Không quan sát thấy có 

sự biến động về chất lượng làm khuôn trong PCR định tính, sau thời gian bảo quản dài đến 5 năm ở – 

20 0C, và giữa các lần chuẩn bị ADN khác nhau từ cùng một vi sinh vật. Mặc dù chất lượng ADN là thích 

hợp cho PCR định tính, nhưng nó có thể không thích hợp cho một số enzym giới hạn. Đối với các mục 

đích như dùng cho PCR định lượng, thì ADN thu được bằng phương pháp hiện hành phải được tinh sạch 

tiếp bằng cách sử dụng các nguyên tắc sinh hoá khác như được mô tả trong A.4. 

Phương pháp này được áp dụng cho các khối vi khuẩn hoặc sợi nấm đã được gửi đến để đánh giá bằng 

liên phòng thử ngiệm [17]. 

A.1.4.3   Nguyên tắc 

Về cơ bản, các vi khuẩn, nấm men hoặc nấm sợi bị phá vỡ và ADN được tách chiết đồng thời bằng 

cách nghiền trong hỗn hợp Tris-phenol-clorofom-EDTA-SDS với tốc độ cao trong sự có mặt của các hạt 

thuỷ tinh, tiếp theo được kết tủa với etanol. 
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A.1.4.4   Yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.1.4.5   Thuốc thử 

A.1.4.5.1   Etanol, φ (C2H5OH) = 96 %.    

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.1.4.5.2   Axit axetic băng, (CH3COOH). 

A.1.4.5.3   Axit sunfuric, φ (H2SO4) > 90 %. 

A.1.4.5.4   Kali bicacbonat (KHCO3).       

A.1.4.5.5   Kali axetat (C2H3O2K). 

A.1.4.5.6   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.1.4.5.7   Isoamyl ancol [(CH3)2CHCH2CH2OH].     

A.1.4.5.8   Phenol (C6H5OH).    

A.1.4.5.9   Clorofom (CHCl3).    

A.1.4.5.10   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.1.4.5.11   Muèi dikali axit etylendiamintetraaxetic (K2EDTA)(C10H14N2O8K2).    

A.1.4.5.12   Kali hydroxit (KOH).    

A.1.4.5.13   Natri dodexyl sunfat (SDS)(C12H25O4SNa).    

A.1.4.5.14   RNaza-A, không chứa ADNaza từ tuyến tuỵ của bò, khoảng 50 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.1.4.5.15   Phenol cân bằng, chỉnh đến pH> 7,8.    

Phenol (A.1.4.5.8) được chuẩn bị, ví dụ: xem [5] và (tuỳ chọn) cuối cùng được cân bằng dựa vào dung 

dịch đệm tách chiết (A.1.4.5.18) không có SDS, hoặc theo các khuyến cáo của nhà sản xuất.  

A.1.4.5.16   Clorofom-isoamyl ancol   

Trộn 24 phần thể tích clorofom (A.1.4.5.9) với 1 phần thể tích isoamyl ancol (A.1.4.5.7). 
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A.1.4.5.17   Phenol-clorofom-isoamyl ancol   

Trộn 1 phần thể tích phenol đã cân bằng (A.1.4.5.15) với 1 phần thể tích dung dịch phenol-clorofom-

isoamyl (A.1.4.5.16). 

A.1.4.5.18   Dung dịch đệm tách chiết/phân giải, c(Tris) = 0,050 mol/l, c(K2EDTA) = 0,050 mol/l, 

ρ(SDS) = 30 g/l.    

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.1.4.5.19   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l, c(K2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.1.4.5.20   Dung dịch RNaza-A, ρ (RNaza-A) = 10 mg/ml lyophylisat.     

Bảo quản ở –20 0C. 

A.1.4.5.21   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %. 

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.1.4.5.22   Dung dịch kali axetat, c(C2H3O2K) = 3 mol/l. 

Dùng axit axetic băng để chỉnh pH đến 5,2. Không hấp áp lực. Lọc qua bộ lọc cỡ lỗ 0,22 µm, nếu cần. 

A.1.4.5.23   Hạt thuỷ tinh đG ổn định    

ủ các hạt thuỷ tinh có đường kính từ 0,2 mm đến 0,5 mm qua đêm trong H2SO4 đậm đặc (A.1.4.5.3). 

Rửa sạch bằng nước đã tiệt trùng, đun sôi trong dung dịch KHCO3 (A.1.4.5.24), rửa lại bằng nước tiệt 

trùng, sấy khô bằng chân không ở 80 0C [13], [14]. 

A.1.4.5.24   Dung dịch kali bicacbonat, ρ (KHCO3) = 50 g/l. 

Chuẩn bị mới trước khi sử dụng. 

A.1.4.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.1.4.6.1   Dụng cụ khuấy trộn tế bào, đối với ống nghiệm micro polyetylen có nắp vặn dung tích 2 ml, 

có tần số khuấy trộn ít nhất 100 lần khuấy/phút [ví dụ, Mini-Beater TM 4)].  

A.1.4.6.2   ống nghiệm micro, 2 ml bằng polyetylen, được xiết chặt vào vòng O, có nắp vặn. 

A.1.4.6.3   Dụng cụ lọc, đường kính 25 mm, bằng sợi thuỷ tinh. 
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A.1.4.6.4   Máy ly tâm, có thể giữ được ống nghiệm micro 2 ml ở lực ly tâm tối thiểu 10 000 g. Trong 

một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.1.4.6.5   Nồi cách thuỷ hoặc tủ ấm. 

A.1.4.6.6   Máy sấy chân không (tuỳ chọn). Được khuyến cáo dùng cho A.1.4.5.23. 

A.1.4.6.7   Máy trộn, ví dụ: Vortex 2).  

A.1.4.7   Cách tiến hành    

A.1.4.7.1   Chuẩn bị mẫu thử và vi khuẩn    

Các quy trình phân lập vi khuẩn, đôi khi được gắn liền với giai đoạn tăng sinh trên thạch hoặc trong môi 

trường lỏng để kiểm soát chất lượng vi sinh vật trong thực phẩm, có thể được sử dụng để chiết ADN ra 

khỏi quần thể vi sinh. 

Bắt đầu từ 1 ml đến 2 ml mẫu phòng thử nghiệm là phần chuẩn, quần thể vi sinh được phân lập một 

cách thích hợp (xem A.1.3). Cách khác, nấm men hoặc nấm sợi được phân lập từ mẫu thử có thể sinh 

trưởng như một mẫu khởi động. Trong cả hai trường hợp, các vi sinh vật thu được và được xử lý tiếp 

theo A.1.4.7.2 hoặc được bảo quản ở –20 0C cho đến khi tiến hành thử nghiệm. 

A.1.4.7.2   Tách chiết ADN 

A.1.4.7.2.1   Đối với các sợi nấm thu được trên bộ lọc sợi thuỷ tinh, rửa các sợi nấm hai lần bằng dung 

dịch đệm phân giải (A.1.4.5.18) không chứa SDS. Lấy các sợi nấm ra khỏi bộ lọc và cho vào ống 

nghiệm micro có nắp vặn 2 ml (A.1.4.6.2) có chứa các hạt thuỷ tinh đã làm ổn định (A.1.4.5.23) (một 

nửa ống), 600 µl dung dịch đệm phân huỷ (A.1.4.5.18) và 600 µl phenol-clorofom-isoamyl ancol 

(A.1.4.5.17). Bước tiếp theo được mô tả trong A.1.4.7.2.3. 

A.1.4.7.2.2   Đối với các khối tổng thể quần thể vi sinh, vi khuẩn, sợi nấm, nấm men hoặc các vi sinh 

vật giống nấm men, thì rửa các tế bào một lần bằng 1 ml dung dịch đệm phân huỷ (A.1.4.5.18) không 

chứa SDS, ly tâm ở 10 000 g đến 13 000 g trong 10 phút, lặp lại ít nhất một lần rồi hoà lại vào 600 µl 

dung dịch đệm phân huỷ (A.1.4.5.18) và chuyển sang ống nghiệm micro có chứa các hạt thuỷ tinh và 

phenol-clorofom như trong A.1.4.7.2.1. 

A.1.4.7.2.3   Sau bước A.1.4.7.2.1 hoặc A.1.4.7.2.2, khuấy trộn ống nghiệm micro ít nhất 100 lần/phút 

trên bộ khuấy tế bào (A.1.4.6.1) từ 1 min đến 2 min, rồi ủ ngay ở 65 0C từ 30 min đến 120 min. Ly tâm ở 

10 000 g đến 13 000 g trong 10 min. Chuyển phần nổi phía trên sang ống nghiệm micro mới. 



TCVN 7606 : 2007 

 33 

Tuỳ chọn đối với các phản ứng PCR định lượng tiếp theo, ủ 30 min rồi ly tâm ở 10 000 g đến 13 000 g 

trong 15 min. Chuyển phần nổi phía trên sang ống nghiệm micro, bổ sung RNaza-A (A.1.4.5.20) ở nồng 

độ cuối cùng là 0,001 mg/ml và ủ tiếp 30 min đến 90 min ở 65 0C.   

Cho dung dịch kali axetat (A.1.4.5.22) ở nồng độ cuối cùng 0,3 mol/l. Trộn, bổ sung 1,2 ml etanol 

(A.1.4.5.1) và ủ ở –20 0C qua đêm hoặc ủ trong 1 h ở –80 0C. Ly tâm kết tủa ADN ở 10 000 g đến 13 

000 g trong 15 min ở 4 0C. 

Rửa kỹ kết tủa ADN bằng dung dịch etanol (A.1.4.5.21). Làm ráo nước ống nghiệm úp trên giấy và làm 

khô ống nghiệm bằng hút chân không. Hoà tan kết tủa ADN trong 50 µl đến 100 µl nước. Cho phép bảo 

quản lâu dài (đến 5 năm) ở nhiệt độ –20 0C. Việc sử dụng nước cất thay cho dung dịch đệm TE 

(A.1.4.5.19) đã được xác nhận có hiệu quả [13]. Đây là dung dịch ADN gốc chính. 

A.1.4.8   Danh mục các ví dụ 

Số lượng các loài/chủng đã nghiên cứu được chỉ ra trong dấu ngoặc đơn: 

Absidia corymbifera (1), Acremonium spp. (2), Aspergillus spp. (119), Cladosporium spp. (2), Cryptococcus 

spp. (6), Epidermophyton floccosum (1), Fusarium (1), Fusarium solani (1), malbranchea pulchella (1), 

Geotrichum spp. (2), Microsporum canis (1), paecilomyces spp. (2), Penicilium spp. (20), Pityrosporum 

ovale (1), Rhizopus spp. (2), Saccharomyces cerevisiae (1), Schizosaccharomyces pombe (1), 

Scopulariopsis brevicaulis (1), Trichoderma spp. (124), Trichosporon spp. (2), Ulocladium botrytis (1), 

Verticillim tenerum (1). 

A.1.4.9   Xác nhận tính hiệu lực 

Tính hiệu lực của phương pháp đã được đánh giá xác nhận trong trường hợp đối với nấm [13]. Việc 

phân tích định lượng về hiệu quả chiết đã cho thấy rằng việc sử dụng các viên bi thuỷ tinh khi nghiền là 

có hiệu quả nhất [18]. 

A.2   Chuẩn bị ADN đạt chất lượng dùng cho phản ứng PCR sử dụng các phương pháp tách chiết 

ADN dựa trên polyvinyl-pyrrolidon (PVP) 

A.2.1   Phương pháp dựa trên PVP  

A.2.1.1   Khái quát 

Phương pháp này đơn giản, nhanh và rẻ [19] thích hợp đối với nhiều loại chất nền, đặc biệt là có chứa 

các hợp chất polyphenol với hàm lượng cao. 
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A.2.1.2   Tình trạng hiệu lực   

Phương pháp này đã được đánh giá có hiệu lực trong nhóm và được sử dụng để chuẩn bị ADN thông 

thường trong nhiều phòng thử nghiệm, cho dù nó chưa được đánh giá trong các nghiên cứu liên phòng 

thử nghiệm chính thức. 

A.2.1.3   Nguyên tắc   

Phương pháp này bao gồm bước phân giải (phân giải bằng nhiệt với sự có mặt của natri dodexyl sunfat 

và EDTA hàm lượng cao), tiếp theo là bước loại bỏ các tạp chất như các phân tử polyphenol, 

polysacarit, các chất trao đổi và các protein hoà tan ra khỏi pha lỏng chứa ADN bằng việc kết hợp với 

PVP và amoni axetat. Bước kết tủa bằng ancol cuối cùng để thu lấy ADN và loại bỏ các muối xem [19], 

[20], [21], [22] và [23]. 

A.2.1.4   Các yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.2.1.5   Thuốc thử 

A.2.1.5.1   Etanol, φ (C2H5OH) = 96 %.    

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.2.1.5.2   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.2.1.5.3   Polyvinylpyrrolidon (PVP), khối lượng phân tử M = 360 000 D, độ nhớt bản chất (giá trị K) 

= 80 đến 100 5). 

A.2.1.5.4   Axit axetic băng, (CH3COOH). 

A.2.1.5.5   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.2.1.5.6   Natri clorua (NaCl).    

A.2.1.5.7   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.2.1.5.8   Muèi dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA).    

A.2.1.5.9   Natri dodexyl sunfat (SDS)(C12H25O4SNa).    

                                                
5) SIGMA P-5288 là một ví dụ thích hợp về sản phẩm có bán sẵn trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người 

sử dụng tiêu chuẩn này và tổ chức ISO không ấn định phải sử dụng sản phẩm này. Các sản phẩm tương tự có thể được sử 

dụng nếu chúng cho kết quả tương tự. 
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A.2.1.5.10   Amoni axetat (C2H3O2NH4). 

A.2.1.5.11   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %.    

Bảo quản và sử dụng ở –20 0C. 

A.2.1.5.12   Dung dịch đệm chiết, pH 8,0, c(Tris) = 0,2 mol/l, c(NaCl) = 0,250 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,025 mol/l, 

ρ(SDS) = 50 g/l.    

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.2.1.5.13   Dung dịch amoni axetat, c(NH4C2H3O2) = 7,5 mol/l.   

Hoà tan trong nước vô trùng và khử trùng bằng lọc qua bộ lọc cỡ lỗ 0,22 µm. 

A.2.1.5.14   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.2.1.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.1.2.6.1   Máy ly tâm, có khả năng tạo được lực ly tâm ở 10 000 g. 

Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.2.1.6.2   Nồi cách thuỷ hoặc tủ ấm. 

A.2.1.6.3   Máy sấy chân không (tuỳ chọn).  

A.2.1.6.4   Máy sấy đông khô, tuỳ chọn. 

A.2.1.6.5   Máy trộn, ví dụ như Vortex 2).    

A.2.1.7   Cách tiến hành    

A.2.1.7.1   Khái quát  

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.2.1.7.2   Quy trình chiết    

Cân 0,25 mg mẫu đã xay, nghiền thô hoặc mẫu dạng lỏng cho vào lọ. Thêm 1 ml dung dịch đệm chiết 

(A.2.1.5.12). Khuấy huyền phù 1 h ở 65 0C, làm nguội đến nhiệt độ phòng. Trộn huyền phù tiếp với 60 mg 

bột PVP (A.2.1.5.3) và 0,5 thể tích dung dịch amoni axetat (A.2.1.5.13). Để trên nước đá 30 min. 
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Ly tâm ở 10 000 g trong 10 phút và chuyển phần nổi phía trên sang ống nghiệm mới. Trộn với 1 thể tích 

isopropanol (A.2.1.5.2) và để 30 min ở –20 0C. Ly tâm ở 10 000 g và trong 10 min ở 4 0C và cẩn thận 

gạn phần nổi phía trên. 

Rửa kỹ các kết tủa ADN bằng 2 thể tích dung dịch etanol (A.2.1.5.11). Bước này là cần thiết để loại bỏ 

các loại muối bất kỳ nào mà có thể gây cản trở phép phân tích tiếp theo (ví dụ, PCR). Loại bỏ cẩn thận 

phần nổi phía trên (trong trường hợp các kết tủa phân tán thì ly tâm 10 min ở 10 000 g và ở 4 0C). Làm 

khô kết tủa này và hoà lại vào 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ, dung dịch đệm TE 

(A.2.1.5.14). Đây là ADN gốc chính. 

A.2.1.8   Danh mục các ví dụ 

Phương pháp đã áp dụng thành công để chiết ADN từ các loại chất nền sau đây: 

Bánh dùng cho trẻ nhỏ6),  sữa dành cho trẻ nhỏ 6), patê của Bỉ, bột xay từ bánh mì (lúa mì hoặc ngô) để 

tẩm cá thỏi, bánh socola hạnh nhân 6), ngô đóng hộp, ngũ cốc đóng thành thỏi 6), khoanh phomát, gà 

rán bọc bột, thịt gà, bánh socola 6), socola nhão 6), bánh ngô 6), bánh giòn, kem phủ bánh 6), thức ăn 

dành cho trẻ nhỏ, bánh qui ngô 6), bột ngô, thịt tươi và thịt đã nấu chín (bò, lợn, gà, và gà tây), thịt xay, 

món điểm tâm 6), bỏng ngô, sữa bột, xúc xích (thái lát 6) và cocktail 6)), bánh cốt-lết , giá đậu tương 6),  

viên xúp, protein đậu tương trong chế biến thịt 6), lexitin đậu tương 6), đồ uống từ đậu tương 6), váng sữa 

đậu tương, nước sốt spaghetti 6), bánh speculoos, đậu phụ, hambơgơ thực vật, bánh xốp sôcôla 6), bánh 

quế, sữa chua 6). 

A.3   Chuẩn bị ADN đạt chất lượng dùng cho phản ứng PCR sử dụng các phương pháp chiết 

ADN dựa trên CTAB  

A.3.1   Phương pháp dựa trên CTAB  

A.3.1.1   Khái quát 

Phương pháp này có thể dùng để chiết ADN từ thực vật và các loại chất nền có nguồn gốc từ thực vật, 

đặc biệt do có khả năng loại bỏ các hợp chất polysacarit và polyphenol vốn có ảnh hưởng đến chất 

lượng ADN. Phương pháp này cũng có thể dùng cho các loại chất nền khác (A.3.1.8). 

A.3.1.2   Tình trạng hiệu lực   

Phương pháp này đã được thử nghiệm vòng (xem A.3.1.9). 

Phương pháp này là thông dụng trong việc chuẩn bị ADN ở nhiều phòng thử nghiệm. 

A.3.1.3   Nguyên tắc   

                                                
6) Độ lặp lại phụ thuộc vào các mẻ mẫu và/hoặc công nghệ sản xuất chúng. Trong một số trường hợp, ADN có thể không tìm thấy 

hoặc bị biến chất làm cho các kết quả PCR ở mức dưới giới hạn phát hiện của phương pháp, bất kể quy trình/ái lực PCR đã được sử 

dụng. Điều này có thể là nguyên nhân của độ tái lập thấp giữa các phòng thử nghiệm. 
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Phương pháp này bao gồm bước phân giải (phân giải bằng nhiệt với sự có mặt của CTAB), tiếp theo là 

các bước loại bỏ các tạp chất như các polysacarit và các protein [24]. 

Đối với một vài loại chất nền, cần tiến hành một số bước có sự tham gia của enzym khác nhau như 

trong A.3.1.7. Alpha-amylaza được cho vào dung dịch đệm phân giải để thủy phân các tinh bột khi các 

chất nền chứa nhiều tinh bột. Việc xử lý mẫu bằng proteinaza-K là cần thiết đối với nhiều loại chất nền 

khác nhau để loại trừ protein. Việc xử lý bằng RNaza cũng được khuyến cáo đối với các loại chất nền 

khi việc kết tủa đồng thời ARN có thể làm nhiễu phép phân tích tiếp theo. 

Nồng độ muối trong suốt quá trình tách chiết là rất quan trọng trong việc loại bỏ các tạp chất, vì sự kết 

tủa của axit CTAB-nucleic sẽ xảy ra nếu nồng độ muối hạ xuống thấp khoảng 0,5 mol/l ở nhiệt độ 

phòng và/hoặc nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 16 0C. Bằng cách tăng nồng độ muối (ví dụ, bổ sung natri 

clorua) việc loại bỏ các protein đã biến tính và polysacarit được tạo phức với CTAB sẽ được thực hiện, 

lúc đó các axit nucleic sẽ được hoà tan. Clorofom được dùng để tách tiếp các axit nucleic ra khỏi CTAB 

và các hợp chất polysacarit/protein. 

Cuối cùng, các axit nucleic được tinh sạch bằng kết tủa bởi isopropanol và rửa bằng etanol. 

A.3.1.4   Các yêu cầu về an toàn 

Xử lý các chất hữu cơ trong tủ hút. 

A.3.1.5   Thuốc thử 

A.3.1.5.1   αααα-Amylaza (tuỳ chọn), kiểu loại lla từ các loài thuộc Bacillus, từ 1 500 đơn vị/mg protein đến 

3 000 đơn vÞ/mg protein. 

A.3.1.5.2   Clorofom (CHCl3). 

A.3.1.5.3    Etanol, φ (C2H5OH) = 96 %.    

A.3.1.5.4    Muèi dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA)(C10H14N2O8Na2).   

A.3.1.5.5   Hexadexyl-trimetyl-amoni-bromua (CTAB)(C19H42BrN). 

A.3.1.5.6   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.3.1.5.7   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.3.1.5.8    Proteinaza-K (tuỳ chọn), khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.3.1.5.9    RNaza-A, không chứa DNaza từ tuyến tuỵ của bò, khoảng 50 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.3.1.5.10   Natri clorua (NaCl).      
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A.3.1.5.11   Natri hydroxit (NaOH).    

A.3.1.5.12   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.3.1.5.13    Dung dịch αααα-Amylaza (tuỳ chọn), c(α-Amylaza) = 10 mg/ml. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.3.1.5.14   Dung dịch đệm chiết CTAB, ρ(CTAB) = 20 g/l, c(NaCl) = 1,4 mol/l, c(Tris) = 0,1 mol/l, 

c(Na2EDTA) = 0,02 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.3.1.5.15   Dung dịch đệm kết tủa CTAB,  ρ(CTAB) = 5 g/l, c(NaCl) = 0,04 mol/l.   

A.3.1.5.16   Dung dịch natri clorua, c(NaCl) = 1,2 mol/l. 

A.3.1.5.17   Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %.    

A.3.1.5.18   Dung dịch proteinaza-K (tuỳ chọn), ρ = 20 mg/ml, hoà tan được trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.3.1.5.19   Dung dịch RNaza-A (tuỳ chọn), ρ (RNaza-A) = 10 mg/ml.     

Bảo quản trong dung dịch lỏng ở –20 0C.           

A.3.1.5.20   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,01 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0.     

A.3.1.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.3.1.6.1   Tủ sấy hoặc tủ ấm, tốt nhất là có máy lắc. 

A.3.1.6.2   Máy ly tâm, có khả năng tạo được lực ly tâm ở 12 000 g. 

Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.3.1.6.3    Máy trộn, ví dụ như Vortex 2).    

A.3.1.6.4   Máy sấy chân không (tuỳ chọn).  

A.3.1.7   Cách tiến hành    
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A.3.1.7.1   Khái quát  

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.3.1.7.2   Chiết mẫu    

Cân từ 200 mg đến 300 mg mẫu thử cho vào ống nghiệm. 

Thêm 1,5 ml dung dịch đệm chiết CTAB (A.3.1.5.14) đã được ủ trước ở (65 0C) và trộn. (Trong một số 

trường hợp có thể cần một lượng dung dịch đệm lớn hơn để hoà tan chất nền). Thêm 10 µl dung dịch α-

amylaza (A.3.1.5.13, tuỳ chọn), 10 µl dung dịch RNaza-A (A.3.1.5.19, tùy chọn) và trộn nhẹ nhàng. ủ 

30 min ở nhiệt độ 65 0C, trong khi vẫn lắc trộn. Thêm 10 µl dung dịch proteinaza-K (A.3.1.5.18, tuỳ 

chọn), lắc trộn nhẹ nhàng ống nghiệm và để 30 min ở 65 0C, trong khi vẫn lắc trộn (tuỳ chọn). Ly tâm 

10 min ở khoảng 12 000 g. Chuyển phần nổi phía trên sang một ống nghiệm mới, thêm 0,7 thể tích đến 

1 thể tích clorofom (A.3.1.5.2) và trộn kỹ. 

Ly tâm 15 phút ở khoảng 12 000 g. Chuyển pha phía trên (pha lỏng) sang một ống nghiệm mới. 

A.3.1.7.3   Kết tủa CTAB 

Cho thêm 2 thể tích dung dịch đệm kết tủa (A.3.1.5.15). Để yên 60 phút ở nhiệt độ phòng. Ly tâm       

15 min ở khoảng 12 000 g. Gạn bỏ phần phía trên. Hoà tan ADN kết tủa bằng cách thêm 350 µl dung 

dịch NaCl (A.3.1.5.16). Thêm 350 µl dung dịch clorofom (A.3.1.5.2) và trộn kỹ. Ly tâm 10 phút ở khoảng    

12 000 g. Chuyển pha lỏng sang một ống nghiệm mới. 

Chú thích:   Việc kết tủa CTAB là không cần thiết đối với tất cả các loại chất nền, chỉ dùng đối với các loại chất 

nền giàu protein và giàu polysacarit. Việc tinh sạch pha rắn ADN (ví dụ, bằng cách sử dụng các cột quay) cũng 

có khả năng cho các kết quả tương đương. 

A.3.1.7.4   Kết tủa ADN 

Cho thêm 0,6 thể tích isopropanol (A.3.1.5.7), trộn kỹ bằng cách đảo chiều ống nghiệm và giữ trong   

20 min ở nhiệt độ phòng. Ly tâm 15 min ở 12 000 g. Gạn bỏ phần nổi phía trên. Cho thêm 500 µl dung 

dịch etanol (A.3.1.5.17) vào ống nghiệm và đảo chiều ống nghiệm vài lần. Đây là bước quyết định để 

đảm bảo loại bỏ hết CTAB. Ly tâm 10 min ở khoảng 12 000 g. Gạn bỏ phần nổi phía trên. Làm khô các 

kết tủa ADN và hoà tan lại vào 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ, dung dịch đệm TE 

(A.3.1.5.20). Đây là ADN gốc chính. 
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 A.3.1.8   Danh mục các ví dụ 

Phương pháp này đã được áp dụng thành công để tách chiết ADN 7) từ các chất nền sau: 

Thức ăn dành cho trẻ nhỏ (dạng bột), thức ăn cho trẻ nhỏ, hỗn hợp làm bánh, bánh qui, viên canh thịt 7), 

kẹo ngọt và kẹo chanh, ngô hộp, váng sữa caramel 7), thức ăn cho gia súc, hạt ngũ cốc (gạo, lúa mì, 

yến mạch, lúa mạch đen, kiều mạch, kê), socola thanh 7), kem socola 7), bánh qui socola 7), bánh qui, 

bia ngô 7), bánh bột ngô, váng kem làm món tráng miệng, dextrosa 7), chất độn của kẹo hạt dẻ, bánh 

ngọt pastries, cá7), thỏi cá 7), bánh từ đậu tương, cá rán kiểu Pháp, nước thịt 7), giăm bông nấu chín, mật 

ong 7), đồ ăn liền, râu ngô, bột ngô, phôi ngô, thức ăn từ gluten ngô, bánh ngô, lá ngô, tinh bột ngô7), 

dầu ngô (nguyên chất) 7), protein ngô 7), hạt ngô/ngũ cốc, lõi hạt ngô, margarin 7), thịt tươi, sữa bột, sữa, 

thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, món điểm tâm 7), hạt đậu, lá cây mù tạc, bỏng ngô, khoai tây chiên, tinh bột 

khoai tây (nguyên chất), củ khoai tây, lá cây cải dầu, bánh từ cải dầu, dầu cải dầu (thô/ nguyên chất) 7), 

hạt cải dầu, lexithin đậu tương thô 7), món ăn nhanh, salami (hàm lượng chất béo cao), snack mặn 

(ngô), xúc xích, chất điều vị 7), tinh bột biến tính (một số loại) 7), váng sữa chua với hành 7), bột đậu 

tương, phôi đỗ tương (đã được bảo quản, đông lạnh), protein đỗ tương 7), đồ uống từ đậu tương 7), hạt 

đậu tương/ngũ cốc, đậu phụ từ đậu tương, hạt đậu tương (đã axit hoá) 7), lá củ cải đường, hạt củ cải 

đường, hạt hướng dương, surimi đậu tương 7), ngô ngọt, món taco shells, món tarama (trứng cá nhão), 

thuốc lá, tương cà chua 7), cà chua cô đặc 7), cà chua (quả), bánh ngô chiên 7), hambơgơ thực vật, bánh 

quế 7), tinh bột mỳ (nguyên chất), sữa chua 7). 

A.3.1.9   Xác nhận tính hợp lệ 

Các số liệu có hiệu lực trong Bảng A.5 đã được xây dựng trong nghiên cứu cộng tác của nhóm công tác 

“Xây dựng các phương pháp để nhận biết thực phẩm được chế biến bằng kỹ thuật công nghệ gen” của 

Uỷ ban German Federal Health Board về ứng dụng các phương pháp theo Điều khoản 35 của Luật 

Thực phẩm của Đức (xem [25], [26], [27]). Các loại chất nền đã được thử nghiệm là khoai tây, đậu tương 

và cà chua. Các nghiên cứu liên phòng thử nghiệm này đã thực hiện trên mẫu thử 100 mg. Bước kết tủa 

CTAB là cần thiết để phân tích hạt đậu tương và bột đậu tương. Trong các nghiên cứu này không thực 

hiện các bước có sự tham gia của enzym. 

Đối với nghiên cứu cộng tác trên hạt đậu tương, thì hai phòng thử nghiệm tham gia đã sử dụng các quy 

trình được cải biến nhiều và mỗi phòng thử nghiệm đã thử nghiệm năm mẫu không liên tục. Như vậy   

22 trong số 25 phòng thử nghiệm tham gia đã nhận dạng đúng tất cả 110 mẫu. 

Đối với mỗi nghiên cứu cộng tác trên khoai tây, thì ba mẫu đã được nhận dạng âm tính giả và một mẫu 

dương tính giả. Ba mẫu này không được đánh giá vì các kết quả không rõ ràng giữa hai lần lặp lại. 

                                                

7)  Độ lặp lại phụ thuộc vào các mẻ mẫu và/hoặc công nghệ sản xuất chúng. Trong một số trường hợp, ADN có thể không tìm 

thấy hoặc bị biến chất làm cho các kết quả PCR ở mức dưới giới hạn phát hiện của phương pháp, bất kể mỗi/quá trình PCR đã 

được sử dụng. Điều này có thể là nguyên nhân của độ tái lập thấp giữa các phòng thử nghiệm. 
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Bảng A.5 – Số liệu có hiệu lực 

Chất nền Số lượng phòng thử 
nghiệm tham gia 

Số lượng mẫu/một 
phòng thử nghiệm 

Số lượng mẫu          
tổng số 

Số lượng mẫu được 
nhận dạng đúng 

Hạt đậu tương [25] 25 5 125 110 

Khoai tây [26] 18 10 180 173 

Cà chua [27] 18 5 90 90 

A.4   Chuẩn bị ADN đạt chất lượng dùng cho phản ứng PCR sử dụng các phương pháp tách chiết 

ADN dựa trên silica  

A.4.1   Phương pháp tách chiết dựa trên silica 

A.4.1.1    Khái quát 

Phương pháp này thích hợp để chiết ADN từ các loại chất nền có phạm vi rộng (xem các ví dụ trong 

A.4.1.8). Phương pháp này cũng có thể được dùng như một bước tinh sạch ADN thu được sau khi ADN 

được tách chiết bằng các phương pháp khác. 

Phương pháp này đã được điều chỉnh cho thích hợp từ quy trình đã công bố [28]. Phương pháp này có 

một số ưu điểm đối với các loại chất nền mà nó thích hợp, đặc biệt là để tránh các thuốc thử có độc tính 

cao. Ngoài ra, quy trình này có thể thích hợp đối với các phép phân tích bằng tay cũng như phân tích tự 

động khi lượng mẫu đưa vào nhiều, đặc biệt do không có các lớp phân cách không bền (như nước-

clorofom) và do đó cần ly tâm với tốc độ thấp. 

Thông thường không nên dùng phương pháp này để chiết ADN ra khỏi các loại chất nền giàu chất béo. 

A.4.1.2   Tình trạng hiệu lực 

Phương pháp này đã được đánh giá xác nhận trong phòng thử nghiệm nội bộ và được sử dụng để 

chuẩn bị ADN thông thường trong nhiều phòng thử nghiệm, cho dù nó chưa được đánh giá trong các 

nghiên cứu liên phòng thử nghiệm chính thức. Nguyên tắc của phương pháp này được ứng dụng trong 

các loại kit khác nhau, đã được thử nghiệm thành công (xem [29], [30] và [31]). 

A.4.1.3   Nguyên tắc 

Phương pháp này bao gồm bước phân giải (phân giả bằng nhiệt với sự có mặt của natri dodexyl sunfat 

trong dung dịch đệm), tiếp theo là bước làm sạch bằng resin silica trong sự có mặt của thuốc thử 

guanidin hydroclorua. Nguyên tắc của phương pháp là việc liên kết các axit nucleic với silica trong điều 

kiện hoạt độ nước thấp do hiệu ứng entropi [32]. Các tạp chất được rửa khỏi resin bằng isopropanol, 

trong khi ADN vẫn được giữ lại. Bước phân giải cuối cùng bằng dung dịch đệm muối thấp cho phép thu 

hồi ADN. 
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Người sử dụng tiêu chuẩn này cần biết rằng các phương pháp dựa trên silica có thể chịu luật bản quyền [33]. 

A.4.1.4   Yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.4.1.5   Thuốc thử 

A.4.1.5.1   Natri clorua (NaCl).       

A.4.1.5.2   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

A.4.1.5.3   Muối dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA)(C10H14N2O8Na2).    

A.4.1.5.4   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.4.1.5.5   Natri hydroxit (NaOH). 

A.4.1.5.6   Natri dodexyl sunfat (SDS)(C12H25O4SNa).       

A.4.1.5.7    Proteinaza-K, khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.4.1.5.8   Guanidin hydroclorua (CH5N3-HCl). 

A.4.1.5.9   Kali clorua (KCl).    

A.4.1.5.10   Dinatri hydro phosphat (Na2HPO4).             

A.4.1.5.11    Kali dihydro phosphat (KH2PO4).             

A.4.1.5.12   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.4.1.5.13    Silica (SiO2), silicon dioxit có sự phân bố cỡ hạt từ 0,5 µm đến 10 µm (80 % từ 1 µm đến 5 µm) 8). 

A.4.1.5.14   RNaza-A, không chứa DNaza, khoảng 100 đơn vị/mg lyophilisat. 

A.4.1.5.15    Dung dịch proteinaza-K, ρ = 20 mg/ml. 

Hoà tan enzym trong nước vô trùng hoặc dung dịch đệm thích hợp như mô tả trong [34]. Không hấp áp 

lực dung dịch này. Bảo quản ở – 20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông.       

A.4.1.5.16    Dung dịch guanidin hydroclorua I, c(CH5N3-HCl) = 5 mol/l. 

Hấp áp lực tối đa 15 min ở 121 0C. 

                                                

8)   SIGMA S-5631 là một ví dụ về sản phẩm thích hợp có bán sẵn trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận 

tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn này và tổ chức ISO không ấn định phải sử dụng sản phẩm này. Các sản phẩm 

tương tự có thể được sử dụng nếu cho kết quả tương tự. 
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A.4.1.5.17   Dung dịch guanidin hydroclorua II, c(CH5N3-HCl) = 6 mol/l. 

Hấp áp lực tối đa 15 min ở 121 0C. 

A.4.1.5.18   Dung dịch đệm PBS, c(NaCl) = 0,157 mol/l, c(KCl) = 0,0027 mol/l, c(Na2HPO4) = 0,010 mol/l, 

c(KH2PO4) = 0,0018 mol/l. 

Chỉnh pH đến 7,5 bằng HCl. 

A.4.1.5.19   Huyền phù silica        

Cân 5 g silica (A.4.1.5.13) cho vào ống nghiệm 50 ml và thêm 50 ml dung dịch đệm PBS (A.4.1.5.18). 

Trộn kỹ và để yên trong 2 giờ. Loại bỏ phần nổi phía trên bằng cách dùng pipet để hút. Thêm tiếp 50 ml 

dung dịch đệm PBS, trộn kỹ và để yên trong 2 h. Hút để loại bỏ phần nổi phía trên. Ly tâm 2 phút ở    2 

000 g. Loại bỏ phần nổi phía trên còn lại. Hoà lại các cặn này trong dung dịch guanidin-HCl II (A.4.1.5.17) 

đến 50 ml. Sử dụng dung dịch này trong vòng từ 2 tháng đến 5 tháng. Lắc kỹ trước khi sử dụng. 

A.4.1.5.20  Dung dịch đệm chiết TNE-SDS, c(NaCl) = 0,150 mol/l, c(Tris) = 0,002 mol/l, 

c(Na2EDTA) = 0,002 mol/l, ρ(SDS) = 10 g/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0 và hấp áp lực trước khi bổ sung SDS. 

A.4.1.5.21   Isopropanol φ[CH3CH(OH)CH3] = 80 %. 

A.4.1.5.22   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,010 mol/l và c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0.      

A.4.1.5.23   Dung dịch RNaza-A, ρ (RNaza) = 10 mg/ml.     

Bảo quản trong dung dịch lỏng ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.4.1.6   Thiết bị, dụng cụ    

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.4.1.6.1   Máy ly tâm, có thể tạo được lực ly tâm nhỏ nhất là 2 000 g.  

Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.4.1.6.2   Tủ sấy hoặc tủ ấm, có nhiệt độ làm việc ở 60 0C. 

A.4.1.6.3   Máy lắc, được đặt vào trong tủ sấy/tủ ấm.    

A.4.1.6.4   Máy trộn, ví dụ: Vortex 2).  

A.4.1.6.5   Lọ ly tâm, 50 ml để chuẩn bị huyền phù silica.    
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A.4.1.7   Cách tiến hành    

A.4.1.7.1   Khái quát    

Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.4.1.7.2   Quy trình chiết    

Cân từ 200 mg đến 500 mg mẫu đã nghiền hoặc đã xay nhỏ cho vào lọ. Thêm 2 ml dung dịch đệm 

chiết (A.4.1.5.20) và 20 µl dung dịch proteinaza-K (A.4.1.5.15). Để 1 h đến 5 h trong tủ sấy ở 60 0C. 

Trong suốt thời gian ủ, mẫu được lắc mạnh (khoảng 250 lần/min). Ly tâm 15 min ở 2 000 g. Chuyển 550 

µl phần nổi phía trên vào ống nghiệm mới. 

Xử lý phần vừa được chuyển sang ống nghiệm bằng 2 µl dung dịch RNaza (A.4.1.5.23) 5 min ở 37 0C 

(bước thuỷ phân ARN này nên được thực hiện trước khi liên kết silica, mặt khác ARN đã phân giải và 

các nuleotit tạo thành có thể gây cản trở các phép đo phổ UV tiếp theo). Bổ sung thêm 55 µl dung dịch 

guanidin-HCl I (A.4.1.5.16) và 100 µl huyền phù silica (A.4.1.5.19). Trộn thật kỹ vài lần. Để yên các ống 

trên bàn khoảng 1 min. 

Ly tâm ống 2 phút ở khoảng 800 g. Gạn bỏ phần nổi phía trên và thêm 500 µl dung dịch isopropanol 

(A.4.1.5.21). Đậy nắp ống và trộn, có thể dùng máy lắc (A.4.1.6.4), để hoà đều hoàn toàn các cặn. 

Ly tâm ống 2 min ở khoảng 1 500 g. Gạn bỏ phần nổi phía trên và làm khô các kết tủa. Thêm 100 µl 

dung dịch đệm TE (A.4.1.5.22). Trộn thật cẩn thận để hoà tan kết tủa. ủ mẫu ở 60 0C trong 5 min. Ly 

tâm 5 min ở 2 000 g. Chuyển 80 % phần nổi phía trên sang ống nghiệm mới. Chú ý không chuyển bất 

kỳ một hạt silica nào bởi vì chúng sẽ gây ức chế hoạt tính của enzym (ví dụ, ADN polymeraza, các 

enzym endonucleaza).  

Xử lý phần vừa được chuyển sang ống nghiệm bằng 2 µl dung dịch RNaza (A.4.1.5.23) 1 h ở 37 0C, 

hoặc để qua đêm ở nhiệt độ phòng. Đây là dung dịch ADN gốc chính. 

A.4.1.8   Danh mục các ví dụ 

Phương pháp này đã được áp dụng thành công để tách chiết ADN 9) từ các loại chất nền sau: 

Phôi ngô 9), bột ngô, thức ăn gluten ngô 9), lá ngô, tinh bột ngô biến tính 9), tinh bột ngô nguyên chất 9), 

hạt ngô, lõi ngô, protein từ hạt đậu tương 9), hạt đậu tương, lá đậu tương, củ cải đường (củ tươi) củ cải 

đường (phần ruột đông lạnh), lá củ cải đường. 

                                                

9)  Độ lặp lại phụ thuộc vào các mẻ mẫu và/hoặc công nghệ sản xuất chúng. Trong một số trường hợp, ADN có thể không tìm 

thấy hoặc bị biến chất mà như thế các kết quả PCR sẽ thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp, bất kể quy trình/ái lực 

PCR đã được sử dụng. Điều này có thể là nguyên nhân của độ tái lập thấp giữa các phòng thử nghiệm. 
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A.5  Chuẩn bị ADN đạt chất lượng dùng cho PCR sử dụng các phương pháp tách chiết ADN dựa 

trên guanidi-clorofom  

A.5.1   Phương pháp dựa trên guanidi-clorofom 

A.5.1.1   Khái quát 

Phương pháp này thích hợp để tách chiết ADN ra khỏi nhiều loại chất nền thực phẩm và thức ăn chăn 

nuôi khác nhau (xem A.5.1.8). Có thể cần đến bước tinh sạch tiếp theo phụ thuộc vào mẫu. 

A.5.1.2   Tình trạng hiệu lực  

Phương pháp này đã được đánh giá xác nhận trong phòng thử nghiệm. 

A.5.1.3   Nguyên tắc 

Phương pháp này bao gồm các bước phân giải bằng nhiệt và phân giải bằng enzym với sự có mặt của 

natri dodecyl sunfat trong dung dịch đệm guanidi gây biến tính, đôi khi được thực hiện tiếp bước tinh 

sạch, điều này phụ thuộc vào loại chất nền. 

Các tạp chất như lipit và protein được loại trừ bằng cách chiết trong clorofom sau khi phân huỷ, ADN 

được kết tủa bằng isopropanol trước khi tinh sạch. 

A.5.1.4   Các yêu cầu về an toàn 

Cần có tủ hút để xử lý các chất hữu cơ. 

A.5.1.5   Thuốc thử 

A.5.1.5.1   αααα-Amylaza (tuỳ chọn), kiểu loại lla từ các loài Bacillus, từ 1 500 đơn vị/mg lyophilisat đến         

5 000 đơn vÞ/mg lyophilisat. 

A.5.1.5.2   Axit axetic băng (CH3COOH).    

A.5.1.5.3   Clorofom (CHCl3).    

A.5.1.5.4   Etanol, φ(C2H5OH) = 96 % . 

 A.5.1.5.5   Muèi dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2EDTA) (C10H14N2O8Na2).    

A.5.1.5.6   Guanidin hydroclorua (CH5N3-HCl). 

A.5.1.5.7   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

A.5.1.5.8   Isopropanol [CH3CH(OH)CH3]. 

A.5.1.5.9   Proteinaza-K, khoảng 20 đơn vị/mg lyophilisat.  

A.5.1.5.10   RNaza-A, không chứa DNaza từ tuyến tuỵ của bò, khoảng 50 đơn vị/mg lyophilisat.    
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A.5.1.5.11   Natri clorua (NaCl).      

A.5.1.5.12   Natri dodexyl sunfat (SDS) (C12H25O4SNa).       

A.5.1.5.13  Natri hydroxit, (NaOH).    

A.5.1.5.14   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).  

A.5.1.5.15    Dung dịch αααα-Amylaza, ρ = 10 mg/ml, được hoà tan trong nước vô trùng. 

Không hấp áp lực. Bảo quản ở –20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.5.1.5.16    Dung dịch etanol, φ (C2H5OH) = 70 %. 

A.5.1.5.17  Dung dịch đệm chiết, c(Tris) = 0,1 mol/l, c(NaCl) = 0,15 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,05 mol/l, 

ρ(SDS) = 10 g/l.    

Dùng HCl hoặc KOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.5.1.5.18   Dung dịch guanidin hydroclorua, c(CH5N3-HCl) = 5 mol/l. 

Hấp áp lực sau khi đã chuẩn bị (tối đa 15 min ở 121 0C).       

A.5.1.5.19   Dung dịch proteinaza-K, ρ = 20 mg/ml, được hoà tan trong nước vô trùng. 

Không dùng nồi hấp. Bảo quản ở �20 0C, tránh lặp lại việc cấp đông và rã đông. 

A.5.1.5.20   Dung dịch RNaza-A, ρ = 10 mg/ml.     

Bảo quản ở –20 0C. 

A.5.1.5.21   Dung dịch đệm TE, c(Tris) = 0,01 mol/l, c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l. 

Dùng HCl hoặc NaOH để chỉnh pH đến 8,0.  

A.5.1.6   Thiết bị, dụng cụ 

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thử nghiệm thông thường và các loại sau: 

A.5.1.6.1   Máy ly tâm, có thể tạo được lực ly tâm ở 8 000 g. Trong một số giai đoạn cần đến ly tâm lạnh. 

A.5.1.6.2   Tủ sấy hoặc tủ ấm, tốt nhất là có trang bị một máy lắc.     

A.5.1.6.3   Máy trộn, ví dụ như Vortex 2).    

A.5.1.7   Cách tiến hành    

A.5.1.7.1   Khái quát    
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Khi phần mẫu thử đã được chuẩn bị thì tiến hành quy trình tách chiết/tinh sạch ADN. Cần điều chỉnh 

cho thích hợp giữa khối lượng và thể tích dung dịch đệm tùy theo cỡ mẫu đã chọn. 

A.5.1.7.2   Quy trình tách chiết    

Cân từ 200 mg đến 500 mg mẫu đã nghiền hoặc đã xay nhỏ cho vào ống nghiệm micro. Thêm 1,6 ml 

dung dịch đệm chiết (A.5.1.5.17) đã được ủ trước (60 0C).  

Thêm 10 µl dung dịch RNaza-A (A.5.1.5.20) và 10 µl dung dịch α-amylaza (A.5.1.5.15), trộn nhẹ bằng 

cách lật đảo chiều ống nghiệm. Để 50 min ở 60 0C trong khi vẫn lắc nhẹ. Thêm 1/10 thể tích dung dịch 

guanidin-HCl (A.5.1.5.18) và trộn bằng máy trộn (A.5.1.6.3). 

Thêm 20 µl dung dịch proteinaza-K (A.5.1.5.19), trộn kỹ bằng cách đảo chiều ống nghiệm và ủ ít nhất  

2 h ở 60 0C trong khi ủ vẫn lắc trộn nhẹ. Để ống nghiệm trên giá đỡ 15 min rồi ly tâm 15 min ở lực ly tâm 

tối thiểu là 8 000 g.  

Chuyển phần nổi phía trên vào ống nghiệm mới. Thêm 1 thể tích clorofom (A.5.1.5.3) và trộn bằng máy 

trộn (A.5.1.6.3). Ly tâm 15 min ở tối thiểu là 8 000 g. Chuyển phần nổi phía trên vào ống nghiệm mới. 

Thêm 0,6 thể tích isopropanol (A.5.1.5.8), đảo chiều ống để trộn và cắm các ống nghiệm này vào nước 

đá trong 50 min. 

Ly tâm 20 min ở tối thiểu là 8 000 g. Rửa các chất kết tủa bằng ít nhất là 2 ml dung dịch etanol 

(A.5.1.5.16) và ly tâm 10 min ở tối thiểu là 8 000 g. Bước này là cần thiết để loại bỏ hết các muối vốn có 

thể gây cản trở cho việc phân tích tiếp theo (ví dụ, PCR). Gạn bỏ phần nổi phía trên. Làm khô các kết 

tủa này và hoà lại vào 100 µl nước hoặc dung dịch đệm thích hợp, ví dụ: dung dịch đệm TE 

(A.5.1.5.21). Đây là dung dịch ADN gốc chính. Nếu cần phải có bước tinh sạch tiếp theo thì phải được 

tiến hành trên ADN gốc này. 

A.5.1.8   Danh mục các ví dụ 

Phương pháp này đã được áp dụng thành công để chiết ADN 10) ra khỏi các các loại chất nền sau: 

Đậu tương đã axit hoá, ngô hộp, thức ăn cho gia súc, thanh sôcola10), sôcola thanh10), váng sữa làm 

món điểm tâm10), bánh từ đậu tương, râu ngô, bột ngô, phôi ngô10), thức ăn từ gluten của ngô10), hạt ngô, 

tinh bột ngô biến tính10), protein ngô10), hạt ngô, lõi ngô, tinh bột ngô nguyên chất10), hạt cải dầu, xúc 

xích10), bột đậu tương, đậu phụ từ đậu tương, lexitin đậu tương (màu nâu thô10) và màu vàng xác định10)), 

protein đậu tương, hạt đậu tương, tonyu đậu tương, bánh chip ngô10). 

Phương pháp đã không áp dụng thành công trên cỡ mẫu thử 1 g của dầu, maltodextrin, D-glucoza, 

maltitol, mannitol hoặc xylitol. 

                                                
10) Độ lặp lại phụ thuộc vào các mẻ mẫu và/hoặc công nghệ sản xuất chúng. Trong một số trường hợp, ADN có thể không tìm thấy 

hoặc bị biến chất làm cho các kết quả PCR ở mức dưới giới hạn phát hiện của phương pháp, bất kể mỗi/quy trình PCR đã được sử 

dụng. Điều này có thể là nguyên nhân của độ tái lập thấp giữa các phòng thử nghiệm. 
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Phụ lục B 

(Tham khảo) 

Phương pháp định lượng ADN đG tách chiết được 

 

B.1   Phương pháp đo quang trong vùng cực tím 

B.1.1   Khái quát 

Phụ lục này mô tả phương pháp thông dụng để xác định nồng độ ADN trong các dung dịch. 

B.1.2   Tình trạng hiệu lực 

Phương pháp này đã được thử nghiệm một cách rộng rãi và các kết quả đã được công bố [35]. Ví dụ 

như phương pháp này đã được áp dụng thành công trong liên phòng thử nghiệm về việc phát hiện sinh 

vật biến đổi gen, do Federal Office of Public Health, Bern và Cantonal Laboratories of Basel and Zurich, 

Switzerland tổ chức. 

B.1.3   Nguyên tắc 

Các axit nucleic trong dung dịch sẽ hấp thụ ánh sáng tia cực tím (UV) trong dải từ 210 nm đến 300 nm 

với độ hấp thụ cực đại ở 260 nm. Vì các ADN, ARN và các nucleotit cùng có độ hấp thụ cực đại ở      

260 nm, nên ADN không thể xác định được bằng máy đo quang trong vùng cực tím (UV) khi dung dịch 

bị nhiễm ARN và nucleotit. Với lý do này, nên ARN  cần được loại ra bằng phương pháp enzym trong 

quá trình chiết ADN trước khi xác định ADN. Cũng tương tự, các oligonucleotit và các nucleotit thu được 

từ thuỷ phân ARN cần được loại bỏ (ví dụ, xử lý bằng silica, như trong A.4.1.7.2). Các oligonucleotit và 

các nucleotit sinh ra khi xử lý bằng RNaza, nếu không được loại bỏ (ví dụ như xử lý bằng silica) thì có 

thể dẫn đến việc đánh giá thừa hàm lượng ADN của mẫu thử. Ngoài ra, ADN xoắn kép hấp thụ ánh 

sáng UV ít hơn so với ADN xoắn đơn. Vì tỷ lệ ADN xoắn đơn có trong dung dịch là chưa biết, nên để 

tránh đánh giá thừa hàm lượng ADN, thì tất cả các ADN có trong mẫu thử cần được chuyển về dạng 

xoắn đơn bằng cách sử dụng natri hydroxit. Do các axit nucleic không hấp thụ ở bước sóng 320 nm, 

nên việc đọc ở 320 nm là thông tin để xác định việc hấp thụ mẫu do phân tán ánh sáng và các hợp chất 

hoạt hoá UV. 

Không cần thiết phải xây dựng đường chuẩn, khi hệ số tắt phân tử được chọn như một hàm số của loại 

axit nucleic đang được nghiên cứu và/hoặc tình trạng nguyên vẹn của chúng. 

Tuy nhiên, việc hiệu chuẩn quang phổ kế cần được kiểm tra định kỳ bằng cách đo nồng độ của các 

dung dịch ADN đối chứng. 
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B.1.4   Phạm vi áp dụng 

Phương pháp này có thể áp dụng cho ADN với các nồng độ từ 2 µg/ml đến 50 µg/ml. Trước khi định 

lượng, cần pha loãng các dung dịch ADN chiết được, để đảm bảo nằm trong dải tuyến tính của phép đo 

quang phổ (mật độ quang từ 0,05 đến 1). 

Chú thích:  Đôi khi các hợp chất còn dư (ví dụ, CTAB từ quy trình chiết ADN) có thể gây cản trở cho việc phát 

hiện sắc phổ UV ở 260 nm, vì chúng hấp thụ ở bước sóng này. 

B.1.5   Thuốc thử 

B.1.5.1   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris)(C4H11NO3).    

B.1.5.2   Natri hydroxit (NaOH).    

B.1.5.3   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

B.1.5.4   Chất mang ADN, ví dụ, Herring Sperm ADN 11) hoặc Calf Thymus ADN 11).          

B.1.5.5   Dung dịch chuẩn ADN    

Chuẩn bị 10 mg/ml dung dịch gốc ADN bằng cách hoà tan 100 mg chất mang ADN (B.1.5.4) trong     

10 ml dung dịch đệm (B.1.5.7). ADN hoà tan ở nồng độ này rất chậm và tạo thành dung dịch rất sánh. 

Sau đó pha loãng dung dịch ADN chuẩn gốc này với dung dịch đệm đến nồng độ mong muốn (ví dụ:  

25 µg/ml).  

B.1.5.6   Dung dịch natri hydroxit, c(NaOH) = 2 mol/l.    

B.1.5.7   Dung dịch đệm, c(Tris) = 0,01 mol/l. 

Dùng HCl để chỉnh pH đến 9,0.  

B.1.6   Thiết bị, dụng cụ 

B.1.6.1   Máy đo phổ UV, chùm đơn, hai chùm tia hoặc mảng photo diot là thích hợp. 

B.1.6.2   Máy trén/m¸y l¾c,vÝ dụ Vortex2). 

B.1.6.3  Bình đo, ví dụ: các cuvet/ngăn nhỏ bằng thạch anh hoặc bằng chất dẻo thích hợp cho việc 

phát hiện UV ở bước sóng 260 nm. 

                                                
11)  Các sản phẩm này có sẵn từ hãng Sigma tương ứng là D-7290 và D-1501. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người 

sử dụng tiêu chuẩn này và tổ chức ISO không ấn định phải sử dụng sản phẩm này. Các sản phẩm tương tự có thể được sử 

dụng nếu cho kết quả tương tự. 
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Cỡ của bình đo được dùng xác định thể tích đo: các half-micro cuvet (1 000 µl), micro cuvet (400 µl), ultra-

micro cuvet (100 µl) và các ống mao dẫn (3 µl đến 5 µl). Đường quang của cuvet chuẩn thường là 1 cm. 

B.1.7   Cách tiến hành 

B.1.7.1   Đo các dung dịch chuẩn ADN 

Việc hiệu chuẩn chính xác của máy quang phổ có thể được kiểm chứng bằng cách sử dụng dung dịch 

ADN đối chứng, như sau: 

−  để đo mẫu trắng, chỉ sử dụng dung dịch đệm (B.1.5.7) để đổ đầy bình đo; 

−  bình đo được đổ đầy bằng dung dịch chuẩn ADN (B.1.5.5). 

Đo độ hấp thụ đối với dung dịch mẫu trắng và cả dung dịch chuẩn ADN ở bước sóng 260 nm và bước 

sóng 320 nm. 

B.1.7.2   Đo dung dịch ADN thử nghiệm có nồng độ chưa biết 

Đối với dung dịch mẫu trắng, trộn dung dịch đệm (B.1.5.7) và dung dịch natri hydroxit (B.5.1.1.5.13), 

sao cho nồng độ chất của NaOH cuối cùng là 0,2 mol/l. Hỗn hợp này được sử dụng để đổ đầy bình đo. 

Trộn dung dịch ADN thử nghiệm với dung dịch natri hydroxit và nếu cần thì trộn với dung dịch đệm để 

thu được nồng độ chất của NaOH cuối cùng là 0,2 mol/l. Hỗn hợp này được sử dụng để đổ đầy bình đo. 

Đo độ hấp thụ đối với dung dịch mẫu trắng và cả dung dịch chuẩn ADN gốc ở bước sóng 260 nm và 

bước sóng 320 nm sau khi ủ 1 phút. Đọc kết quả ổn định sau ít nhất 1 h. 

Ví dụ 1: Đối với dung dịch mẫu trắng, trộn 90 µl dung dịch đệm và 10 µl dung dịch natri hydroxit và 

chuyển sang bình đo 100 µl. 

Ví dụ 2:  Đối với dung dịch ADN thử nghiệm, trộn 80 µl dung dịch đệm hoặc nước, 10 µl dung dịch natri 

hydroxit và 10 µl dung dịch ADN chưa biết nồng độ rồi chuyển sang bình đo 100 µl. 

B.1.8   Đánh giá 

Độ hấp thụ đã được hiệu chỉnh ở 260 nm thu được bằng cách lấy độ hấp thụ ở 260 nm trừ đi độ hấp thụ 

(OD) ở 320 nm (nền). 

Nếu độ hấp thụ đã chỉnh ở 260 nm bằng 1, thì nồng độ ADN được ước tính tương ứng là 50 µg/ml đối 

với ADN xoắn kép hoặc 37 µg/ml đối với ADN xoắn đơn (tức là bị biến tính bởi natri hydroxit). 

Các phép đo tin cậy đòi hỏi các giá trị hấp thụ ở bước sóng 260 nm phải lớn hơn 0,05. 

Cuối cùng, tính nồng độ khối lượng, ρ, của dung dịch ADN xoắn kép thử nghiệm, có tính đến sự biến 

tính và hệ số pha loãng được áp dụng theo công thức (1): 
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( ) 37ODOD ×−×= 320260FADNρ     (1) 

trong đó: 

F          là hệ số pha loãng; 

OD260   là độ hấp thụ ở bước sóng 260 nm; 

OD320   là độ hấp thụ ở bước sóng 320 nm; 

37       là hệ số chuyển đổi, tính bằng miligam trên mililit. 

Ví dụ:  Đối với hệ số pha loãng là 10 và độ hấp thụ OD260 là 0,658 và OD320 là 0,040: 

   ρADN = 10 x (0,658 – 0,040) x 37 µg/ml = 229 µg/ml. 

B.2   Phương pháp nhuộm ethidi bromua và điện di gel agaroza 

B.2.1   Khái quát 

Phụ lục này mô tả phương pháp thông dụng để xác định nồng độ ADN trong các dung dịch. Điện di gel 

agaroza của ADN và nhuộm màu ethidi bromua (EtBr) đưa ra cách ước tính số lượng ADN và phân tích 

tại cùng một thời điểm trạng thái tự nhiên của chúng (ví dụ: độ phân huỷ, sự có mặt của ARN còn dư và 

một số tạp chất). Phương pháp này cũng có thể áp dụng nếu lượng ADN sẵn có không đủ để phát hiện 

bằng đo phổ, hoặc ADN chưa đủ sạch và có thể còn chứa các chất hấp thụ tia UV [36]. Điện di gel 

thường không được khuyến cáo để định lượng ADN nếu nó đã bị biến tính. Trong trường hợp này, có thể 

áp dụng các phương pháp khác. 

B.2.2   Tình trạng hiệu lực 

Phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ được đánh giá 

trong các nghiên cứu liên phòng thử nghiệm để phát hiện sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm. 

B.2.3   Nguyên tắc 

ADN tách bằng điện di, trên cơ sở điện tích và phân tử lượng của nó, khi nạp lên rây phân tử (gel 

agaroza) và chịu tác động của điện trường trong sự có mặt của dung dịch đệm [37]. 

EtBr đan xen vào ADN và khi được kích thích bằng ánh sáng UV sẽ phát huỳnh quang da cam. Do 

lượng huỳnh quang tỷ lệ với khối lượng ADN tổng số, nên số lượng ADN có trong mẫu có thể được ước 

tính bằng cách so sánh huỳnh quang được tạo ra bởi mẫu chưa biết với một dãy định lượng chuẩn. Khối 

lượng phân tử của các chất chuẩn cần phải giống với khối lượng phân tử của ADN cần định lượng, vì 

EtBr cũng nhuộm màu ADN xoắn đơn và ARN. Để định lượng chính xác hơn về hàm lượng ADN, thì 

ARN phải được loại bỏ bằng phương pháp enzym. 
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B.2.4   Dải áp dụng 

Phương pháp này có thể áp dụng cho các nồng độ ADN trong khoảng từ 5 ng đến 500 ng khi sử dụng 

các hệ thống thu nhận ảnh. Các hệ thống sử dụng CCD để ghi hình có thể nhạy hơn. 

B.2.5   Các yêu cầu về an toàn 

EtBr là một chất gây đột biến mạnh và là chất gây ung thư và phải được xử lý hết sức thận trọng. Sử 

dụng găng tay là bắt buộc. Tất cả các dung dịch và các gel chứa EtBr phải được khử nhiễm trước khi 

loại bỏ, xem [36]. 

ánh sáng UV (UV-C) rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với võng mạc mắt. Luôn luôn phải đeo dụng cụ bảo 

vệ UV (mặt nạ) khi sử dụng. 

B.2.6   Thuốc thử 

Điện di gel agaroza có thể được thực hiện theo dung dịch đệm điện di TAE hoặc theo dung dịch đệm 

điện di TBE. 

Thông thường, ở mức sinh học phân tử thì không cần các loại thuốc thử mô tả trong phương pháp này. 

Các dung dịch mô tả trong phương pháp này không phải lúc nào cũng cần phải khử trùng bằng hấp áp lực. 

B.2.6.1   Agaroza, thích hợp cho việc điện di ADN và cho việc tách cỡ phân tử ADN.  

B.2.6.2   Axit boric (H3BO3), chỉ dùng cho hệ thống dung dịch đệm TBE. 

B.2.6.3   Xanh bromophenol (C19H9Br4O5SNa) vµ/hoÆc xylen xyanol FF (C25H27N2O6S2Na). 

B.2.6.4   Chất chuẩn định lượng ADN, có phân tử lượng thích hợp (ví dụ, linearized Lambda Phage 

ADN đối với ADN phân tử lượng cao và Lambda Phage ADN phân giải giới hạn đối với ADN phân tử 

lượng thấp). 

B.2.6.5   Axit axetic băng (CH3COOH), chỉ dùng cho hệ thống dung dịch đệm TAE. 

B.2.6.7   Muối dinatri axit etylendiamintetraaxetic (Na2-EDTA) (C10H14N2O8Na2).       

B.2.6.8   Ethidi bromua (EtBr) (C21H20N3Br). 

B.2.6.9   Glyxerol (C3H8O3). 

B.2.6.10   Natri axetat (C2H3O2Na), chỉ dùng cho hệ thống dung dịch đệm TAE.     

B.2.6.11   Axit clohydric, φ (HCl) = 37 %. 

B.2.6.12   Natri hydroxit (NaOH). 
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B.2.6.13   Tris(hydroxymetyl)-aminometan (Tris) (C4H11NO3).    

B.2.6.14   Dung dịch đệm TAE (1x), c(Tris) = 0,050 mol/l, c(C2H3O2Na) = 20 mmol/l, c(Na2EDTA)= 0,001 mol/l.   

Dùng NaOH hoặc axit axetic băng để chỉnh pH đến 8,0. Tốt nhất là chuẩn bị dung dịch đệm TAE theo 

dung dịch gốc đậm đặc (đậm đặc tối đa gấp 50 lần). Nếu thấy có kết tủa thì loại bỏ. Ngay trước khi sử 

dụng, có thể pha loãng dung dịch đệm điện di đậm đặc bằng nước đã khử ion hoặc nước chưng cất một 

lần, chưa khử trùng. 

B.2.6.15  Dung dịch đệm Tris/borat (TBE) (0,5x), c(Tris) = 0,055 mol/l, c(axit boric) = 0,055 mol/l, 

c(Na2EDTA) = 0,001 mol/l,     

Dùng NaOH hoặc HCl để chỉnh pH đến 8,0. Tốt nhất là chuẩn bị dung dịch đệm TBE theo dung dịch gốc 

đậm đặc (đậm đặc tối đa gấp 10 lần). Nếu thấy có kết tủa thì loại bỏ. Ngay trước khi sử dụng, có thể pha 

loãng dung dịch đệm điện di đậm đặc bằng nước đã khử ion hoặc nước chưng cất một lần, chưa khử 

trùng. 

B.2.6.16   Dung dịch đệm nạp mẫu (5x), φ(glyxerol) = 50 %, ρ(xanh bromophenol) = 2,5 g/l vµ/hoÆc 

ρ(xylen xyanol) = 2,5 g/l, hoà tan trong dung dịch đệm điện di (B.2.6.14 hoặc B.2.6.15).   

B.2.6.17   Dung dịch ethidi bromua, c(EtBr) = 0,5 mg/l.    

Tốt nhất là bảo quản dung dịch ethidi bromua ở dạng đậm đặc (ví dụ, 10 mg/ml) ở 5 0C nơi tối (EtBr rất 

nhạy với ánh sáng). Cũng không nên cân EtBr. Dung dịch gốc cần được chuẩn bị bằng cách hoà một 

lượng nước thích hợp vào bình đã chứa sẵn bột EtBr, hoặc chứa một số viên EtBr đã được cân trước. 

Khi hoà tan EtBr cần phải tránh ánh sáng, trong khi vẫn khuấy, ở nhiệt độ phòng. Chuẩn bị dung dịch 

này thường mất khoảng 1 h. 

B.2.7   Thiết bị, dụng cụ 

B.2.7.1   Lò vi sóng hoặc nồi cách thuỷ 

B.2.7.2   Dụng cụ để điện di gel agaroza, kèm theo phụ tùng và nguồn năng lượng. 

B.2.7.3   Đèn chiếu UV, thích hợp với bước sóng 312 nm. 

Cách khác, có thể sử dụng thiết bị sắc ký cột axit nucleic và tuỳ theo hệ thống phát hiện hoặc các hệ 

thống thích hợp tương tự. 

B.2.7.4   Dụng cụ đọc, ví dụ: hệ thống chụp ảnh có các phim 3 000 ASA và bộ lọc UV đủ cho huỳnh 

quang được phát ra bởi EtBr. 

Cách khác, có thể sử dụng hệ thống máy quay video có camera CCD, có bộ lọc UV và (tuỳ chọn) phần 

mềm phân tích định lượng. 
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B.2.8   Cách tiến hành  

B.2.8.1   Khái quát 

Điện di gel agaroza có thể được thực hiện theo dung dịch đệm điện di TAE hoặc theo dung dịch đệm 

điện di TBE. Sử dụng cùng một loại dung dịch đệm để hoà tan agaroza và để đổ vào bể điện di. 

B.2.8.2   Chuẩn bị gel agaroza  

Gel không được dày quá 1 cm. 

Nồng độ và chất lượng của agaroza xác định khả năng phân giải của gel. Để định lượng ADN phân tử lượng 

cao, thì sử dụng các nồng độ agaroza từ 8 g/l đến 10 g/l. Để định lượng ADN phân tử lượng thấp (ví dụ, đã bị 

phân giải hoặc cắt bởi enzym giới hạn), thì sử dụng các nồng độ agaroza cao hơn (đến 40 g/l) [38]. 

Cân một lượng agaroza thích hợp (B.2.6.1) cho vào dung dịch đệm điện di (B.2.6.14 hoặc B.2.6.15). 

Đun sôi trong lò vi sóng hoặc trên nồi cách thuỷ (B.2.7.1), cho đến khi agaroza hoà tan hoàn toàn. Bù 

vào lượng thất thoát do bay hơi bằng một lượng nước tương đương, trộn bằng cách khuấy (không để lẫn 

bọt khí), làm nguội dung dịch đến 60 0C và giữ ở nhiệt độ này cho đến khi sử dụng. Chuẩn bị khay đổ 

gel (đĩa gel) với “lược mẫu” thích hợp được đặt đúng vị trí. Rót dung dịch agaroza lên khay gel và để cho 

đông đặc lại ở nhiệt độ phòng (nên để 1 h). 

B.2.8.3   Chuẩn bị mẫu ADN 

Trộn các dung dịch mẫu ADN (ví dụ, 5 µl đến 10 µl) với khoảng 20 % (đối với thể tích mẫu cuối cùng) 

của dung dịch đệm (B.2.6.16) (ví dụ, cho 2,5 µl dung dịch đệm vào 10 µl mẫu ADN), trộn và dùng micro 

pipet đưa hỗn hợp vào giếng. Nếu nghi ngờ rằng các mẫu quá đậm đặc, thì cũng nên cho thêm một số 

dung dịch mẫu pha loãng vào gel điện di. 

Để xác định kích thước của các đoạn ADN đã chiết được, thì cho dung dịch đệm mẫu (B.2.6.16) theo tỷ 

lệ (20 % thể tích mẫu) vào một lượng thích hợp của chất chuẩn khối lượng phân tử ADN (B.2.6.5) và tiến 

hành điện di song song. 

Để ước tính nồng độ của mẫu chưa biết, cho chạy song song với các mẫu chuẩn ADN. Các mẫu như 

thế có chứa các lượng đã biết của ADN chuẩn (B.2.6.4) (nằm trong dải áp dụng của phương pháp: từ    

5 ng đến 500 ng) được hoà tan trong nước hoặc dung dịch đệm điện di (B.2.6.14 hoặc B.2.6.15).  

Khuyến cáo sử dụng các chất chuẩn định lượng chứa ít nhất 5 điểm hiệu chuẩn (nghĩa là các lượng 

ADN khác nhau). 

B.2.8.4   Điện di mẫu 

Cẩn thận lấy “lược” ra khỏi gel. Chuyển gel (cùng với đĩa gel) vào bể điện di, sao cho các giếng nằm 

gần với cực âm. Đổ dung dịch đệm điện di (B.2.6.14 hoặc B.2.6.15) vào đầy bể. Phủ một lớp dày 

khoảng 2 mm cùng loại dung dịch đệm lên lớp gel và dùng micro pipet để nạp mẫu vào giếng.  
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Tiến hành điện di ở nhiệt độ phòng ở điện áp và cường độ thích hợp (thông thường nên dùng điện áp ổn 

định tối đa 5 V/cm đối với khoảng cách giữa các điện cực). Dưới các điều kiện được mô tả, thì ADN tích 

điện âm sẽ di chuyển từ cực âm sang cực dương. Thời gian điện di phụ thuộc vào khoảng cách di 

chuyển cần thiết, dòng điện cung cấp, dung dịch đệm được sử dụng, thẩm thấu điện và nồng độ của 

agaroza trong gel. 

B.2.8.5   Nhuộm   

Sau khi kết thúc điện di, nhuộm gel từ 15 min đến 50 min trong dung dịch ethidi bromua (B.2.6.17) ở 

nhiệt độ phòng, nên để nơi tối (và/hoặc để trong bể bằng thép không gỉ có nắp đậy kín) và lắc nhẹ. 

Nếu cần, giảm bớt việc nhuộm màu nền bằng cách khử màu gel trong nước từ 10 min đến 30 min. 

Cách khác, để nhuộm màu sau điện di, có thể bổ sung EtBr vào gel trước khi rót. Trong trường hợp này, 

EtBr được bổ sung vào gel đến nồng độ cuối cùng của gel đã được làm nguội đến 60 0C là 0,01 mg/ml. 

Nếu gel được đúc với ethidi bromua, thì nạp mẫu chưa biết và chất chuẩn ADN (B.2.6.4) vào các giếng 

riêng biệt được tạo ra bởi cùng một “lược” trên cùng loại gel. Mặt khác, lượng ethidi bromua khác nhau, 

sinh ra các kết quả định lượng sai. Để giảm thiểu các vẫn đề di chuyển EtBr trong gel, có thể bổ sung 

một số EtBr vào dung dịch đệm điện di (bể điện di). Sau khi điện di, thường phải rửa gel. 

B.2.8.6   Ghi lại gel 

Chuyển gel lên bề mặt đèn UV và ghi lại huỳnh quang ADN bằng chụp ảnh hoặc quay video. 

B.2.9   Đánh giá/diễn giải 

Hàm lượng ADN của mẫu được ước tính bằng cách so sánh các mẫu chưa biết với các mẫu chuẩn ADN 

đưa vào điện di song song. Việc đánh giá này có thể được thực hiện bằng trực giác hoặc tốt nhất là có 

sự hỗ trợ của phần mềm định lượng để có thể dựng đường chuẩn. 

B.3   Phương pháp PCR tức thời (real time PCR) hoặc định lượng ADN 

Khi các chất nền chiết được ít ADN, thì không phải khi nào cũng có thể định lượng ADN bằng phương 

pháp vật lý (ví dụ, các phương pháp mô tả trong Phụ lục này), vì độ nhạy của chúng không đủ. Trong 

trường hợp này khi cần định lượng nên sử dụng phương pháp PCR tức thời (real time PCR). Phương 

pháp này cũng cung cấp thông tin về sự khuếch đại PCR các phân tử ADN đã tách mà các phép đo 

nồng độ ADN bằng vật lý không thể cung cấp được. Về chi tiết, xem ISO 21570.  
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